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Toà nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở - Nhà xuất bản CAND,  

phường nhân chính, quận thanh xuân, hà nội

Chương I: Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư
1.1    Các căn cứ  pháp lý
· Căn cứ  Luật Xây dựng số 16/2003/QH-11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003.

· Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Căn cứ thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 17/02/2005 của Chính phủ.

· Căn cứ nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

· Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Căn cứ vào Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình. 

· Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc giữa Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân với Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Bắc Hà.

1.2   Sự cần thiết phải đầu tư 
Nhà xuất bản Công an nhân dân có trụ sở tại 167 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, có một khu đất do một số anh em CBCS Nhà xuất bản đã tự mua đất nông nghiệp trao tay từ trước những năm 1990 của một số hộ nông nghiệp cá thể với diện tích khoảng 4000 m2 tại xứ đồng Dân tộc, thuộc xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, Hà Nội để xây dựng nhà ở nhưng do hoàn cảnh chưa có điều kiện xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Các giấy tờ mua bán này đều có xác nhận của UBND xã Nhân Chính (nay là phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo bản đồ Hiện trạng sử dụng đất số 05.1010/HT do Công ty Địa chính Hà Nội lập ngày 02 tháng 12 năm 2005, khu đất trên có diện tích 4.013m2, hiện là đất nông nghiệp, thuộc xứ đồng Dân Tộc, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, phía Bắc giáp khu dân cư ngõ 14, phố Vũ Hữu, phường Nhân Chính và khu tập thể Trường Đại học phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an, phía Đông giáp khu dân cư phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc và khu tập thể trường Trung học Cảnh sát nhân dân I, phía Nam là đất canh tác của xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, phía Tây là đất canh tác của phường Nhân Chính.

Hiện nay, Nhà xuất bản CAND đang làm thủ tục báo cáo UBND thành phố Hà Nội cấp quỹ đất trên để Nhà xuất bản làm nhà ở cho cán bộ chiến sĩ.

Với những luận điểm trên, Nhà Xuất bản Công an Nhân dân đã trình xin ý kiến và  được UBND  Thành phố Hà Nội đồng ý giao cho Nhà xuất bản là chủ đầu tư, chủ trì phối hợp với  Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Bắc Hà tổ chức nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp và một phần làm nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Nhà Xuất bản Công an Nhân dân tại khu đất HH2-Khu đô thị mới Phùng Khoang-Quận Thanh Xuân-Hà Nội (công văn số 58061/UBND-XDĐT ngày 13/12/2006  của UBND Thành phố Hà Nội ).

1.3    mục tiêu đầu tư của dự án
· Đầu tư xây dựng một công trình hỗn hợp văn phòng và nhà ở cao 21 tầng theo quy hoạch được duyệt, đạt các tiêu chuẩn về kỹ thuật xây dựng, môi trường, điều kiện sống - làm việc - dịch vụ thương mại để phục vụ đối tượng là cán bộ chiến sỹ Nhà xuất bản Công an Nhân dân, trong đó tầng hầm là không gian để xe và các hạng mục kỹ thuật, từ tầng 1 đến tầng 5 là không gian văn phòng và kinh doanh thương mại, từ tầng 6 đến tầng 21 gồm 2 khối nhà với các căn hộ điển hình. 

· Tạo cho thủ đô Hà Nội nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng một công trình kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực.

Chương II:  Lựa chọn hình thức đầu tư

2.I  Tên dự án:  toà nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở - nxb công an nhân dân, bộ công an  

                          phường nhân chính, quận thanh xuân, hà nội

2.2 Hình thức đầu tư

Dự án " Toà nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở - NXB Công an nhân dân, Bộ Công An " được đầu tư xây dựng mới - đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài nhà, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được công năng sử dụng nhà ở của cư dân đô thị.

2.3  nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm nguồn vốn tự có của Chủ đầu tư và đóng góp của cán bộ chiến sĩ.

2.4  phương thức  đầu tư

· Giai đoạn đầu tư: Chủ đầu tư thực hiện quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ theo qui định hiện hành.

· Giai đoạn sau đầu tư: Sau khi hoàn thành đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng, các căn hộ sẽ chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng cho đối tượng đến ở thông qua hợp đồng mua bán nhà theo luật định, đồng thời Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý nhà với chức năng như sau: 

· Quản lý qui hoạch.

· Quản lý và điều hành các dịch vụ đảm bảo cho toà nhà hoạt động bình thường trong đó có tổ chức kinh doanh dịch vụ tầng hầm.
Chương III: Giới thiệu đặc điểm khu đất xây dựng
3.1   Đặc điểm chung của khu vực
Quận Thanh Xuân được thành lập từ tháng 11 năm 1996, tổng diện tích đất 9,10km2 trong đó quỹ đất dành cho xây dựng các công trình công cộng là 25,75ha, dân số toàn quận là 166.800 người. Trong  vài năm gần đây, quận Thanh Xuân được thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư thích đáng trong đó công cuộc đô thị hoá đang diễn ra ngày càng sôi động với tốc độ cao, hiện tại trên địa bàn thuộc Quận quản lý có nhiều dự án đầu tư đã và đang được triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng mới chỉ là bước đầu, chưa đáp ứng được so với hiện tại và phát triển trong tương lai, các vấn đề cần được quan tâm giải quyết là:

· Cảnh quan kiến trúc môi trường và điều kiện sống của dân chưa đảm bảo theo qui định.

· Kinh tế và trình độ dân trí thuộc diện chậm phát triển so với 4 quận nội thành.

· Hiệu quả sử dụng đất rất thấp.

· Các công trình kiến trúc nhà ở chưa đạt về qui mô và tính hiện đại-văn minh lịch sự của đô thị.

· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuy đã có nhưng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng so với yêu cầu. Hệ thống giao thông không đồng bộ và một số tuyến đường đã xuống cấp, hệ thống cấp thoát nước điện không đáp ứng được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật so với quy hoạch mới được Thành phố phê duyệt.

Những vấn đề hạn chế nêu trên sẽ có ảnh hưởng đến giá thành đầu tư " Toà nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở - NXB Công an nhân dân, Bộ Công An ". Nhưng trong tương lai gần với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và thành phố, với tốc độ đô thị hoá cao, chắc chắn quận Thanh Xuân sẽ hội đủ các tiêu chí như các quận thuộc thành phố Hà Nội.
3.2    Hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan
Căn cứ công văn số …../VQH ngày …/…/200… của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc cấp số liệu kỹ thuật cho lô đất HH2, đô thị mới Phùng Khoang, Thanh Xuân, hệ thống kỹ thuật có liên quan đến dự án như sau:
· Hệ thống đường giao thông:  lô đất giáp với 3 mặt đường chính bao gồm:

· Đường quy hoạch (Đường Lê Văn Lương kéo dài) rộng 40m; gồm hai dải xe chạy mỗi dải rộng 11,25m; ở giữa có giải phân cách rộng 3m; vỉa hè mỗi bên rộng 7,25m.

· Đường quy hoạch rộng 11,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m; lòng đường 5,5m.

· Đường Vũ Hữu rộng 13,5m trong đó mặt đường rộng 7,5m, hè đường mỗi bên rộng 3m.

· Hệ thống cấp nước: …

· Hệ thống thoát nước bẩn và nước mưa: …

· Hệ thống điện: Hiện tại có đường dây cao thế chạy dọc theo hè đường Vũ Hữu.
· Hệ thống công trình ngầm:  Theo khảo sát hiện trạng, lô đất không có công trình ngầm.

· Hệ thống thông tin liên lạc: …
3.3 Vị trí và giới hạn lô đất

Căn cứ công văn số 58061/UBND-XDĐT ngày 13/12/2006 của UBND  Tp Hà Nội về việc khu đất Nhà xuất bản công an nhân dân tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân;

Căn cứ vào bản vẽ Qui hoạch chi tiết khu đô thị mới Phùng Khoang kèm theo QĐ phê duyệt số 17/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 của UBND Tp Hà Nội;

Căn cứ vào các đường chỉ giới đường đỏ;

Căn cứ vào công văn số 4275/UBND-KH&ĐT ngày 07/08/2007 của UBND Tp Hà Nội về việc cho phép điều chỉnh qui mô đầu tư Dự án xây dựng công trình hỗn hợp và một phần làm nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Nhà xuất bản công an nhân dân tại ô đất có ký hiệu HH2 thuộc Khu đô thị mới Phùng Khoang;

Vị trí và giới hạn lô đất để xây dựng công trình như sau:

· Vị trí lô đất HH2, thuộc khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân-Hà Nội.
· Giới hạn lô đất xây dựng:

Lô đất có diện tích 5.237 m2 được giới hạn bởi các mốc từ 1 đến 6.

· Phía Tây Nam giáp đường dự kiến xây dựng.

· Phía Đông, Đông Nam giáp phố Vũ Hữu.

· Phía Tây Bắc giáp đường dự kiến xây dựng.

3.4 Hiện trạng sử dụng đất
Theo số liệu điều tra khảo sát, trên lô đất hiện có …. Tổng diện tích lô đất 5.237 m2.
Chương IV: phương án giải phóng mặt bằng - kế hoạch tái định cư

4.1 Hiện trạng khu  đất

Căn cứ bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Kiến trúc Quy hoạch Thành phố Hà Nội chấp thuận trong lô đất đầu tư xây dựng có … hộ gia đình và … nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Căn cứ theo qui mô xây dựng công trình và diện tích lô đất 5.237 m2, phương án giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện  một đợt.

4.2 Tổ chức thực hiện

· Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư căn cứ quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2001 của UBND Thành phố Hà Nội quy định trình tự thủ tục thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.

· Công tác điều tra khảo sát để lập phương án đền bù là rất quan trọng, Chủ đầu tư thuê 01 đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện.

4.3 Kế hoạch tái định cư

Sau khi khảo sát thực tế, … có những yếu tố sau:

· …
· Căn cứ những yếu tố nêu trên … sẽ được xem xét cho hưởng chế độ tái định cư. …. tự giải quyết di chuyển và được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí.

· Trong thời gian đầu tư xây dựng các gia đình tự giải quyết thuê chỗ ở. Kinh phí Chủ đầu tư hỗ trợ

4.4 Kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng 

· Căn cứ quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành qui định thực hiện nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng.
· Căn cứ quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 12/9/ 1997 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành khung giá đất. Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành xếp loại các đường phố làm căn cứ xác định giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội
· Dự kiến đất dự án thuộc đường loại IV mức A trong đó vị trí 1 giá 2.200.000đ/m2 với hệ số k tính bình quân 1,8; vị trí 2 giá 880.000đ/m2 hệ số 1,4.
· Căn cứ số liệu điều tra khảo sát sơ bộ lập ngày 16/2/2004 (có danh sách kèm theo).
Kinh phí đền bù thiệt hại và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

1. Đền bù bồi thường thiệt hại

	· Nhà cấp IV:
	…m2 x 400.000đ/m2
	= …®

	· Nhà mái bằng:
	…m2x1.200.000đ/m2
	= …®

	· Đất:
	…m2 x 2.200.000đ/m2x1,8
	= …®

	· 
	…m2 x 880.000đ/m2 x 1,4
	= …®


2. Hỗ trợ giải phóng mặt bằng

· Trợ cấp tháo dỡ nhà 

	· Nhà cấp IV:
	…m2 x 80.000đ/m2
	= …®

	· Nhà mái bằng:
	…m2x150.000đ/m2
	= …®


· Hỗ trợ di chuyển chỗ ở

	
	… g®×nh x 2.000.000đ/m2
	= …®

	
	… x 5.000.000đ/m2
	= …®


· Chi phí công tác tổ chức giải phóng mặt bằng

	
	…m2 x 50.000đ/m2
	= …®


· Thưởng tiến độ thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch

	
	… x 2.000.000đ/m2
	= …®

	· Thuê nhà ở cho các gia đình trong giai đoạn đầu tư

	… gia đình x 500.000đ/tháng/nhà x 20 tháng
	= …®

	
	Tổng cộng:
	= …®


Chương V: Phương án kinh doanh và tổ chức quản lý

Căn cứ  mục tiêu của dự án đầu tư, công trình có chức năng sử dụng chính là kinh doanh thương mại siêu thị, văn phòng và nhà ở. Theo ph​ương án thiết kế đã chọn tầng 1 đến tầng 5 và tầng hầm là khu kinh doanh dịch vụ siêu thị, bán hàng và trông giữ ôtô, xe máy, xe đạp qua đêm, từ tầng 6 đến tầng 21 là khu nhà ở gia đình. Do vậy, phư​ơng án sản phẩm và kinh doanh đư​ợc thực hiện như​ sau:

5.1 Phư​ơng án kinh doanh
Khối nhà ở: Bán toàn bộ cho đối tượng là cán bộ chiến sỹ Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Bộ Công an có nhu cầu về nhà ở và đủ tiêu chuẩn xét mua nhà, giá bán do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Đồng thời các gia đình còn phải thực hiện như sau:  
· Hàng tháng các căn hộ phải đóng góp một khoản chi phí dịch vụ công cộng…v.v dự kiến ,mức thu 1 tháng là 100.000đ/gia đình/tháng bao gồm an ninh  trật tự, thu gom rác thải, trả lương công nhân vận hành thiết bị.
· Chi phí cho sử dụng điện, n​ước các căn hộ phải trả theo mức đã sử dụng của mình theo giá của các cơ quan cung cấp điện n​ước.
· Tiền điện chiếu sáng công cộng, thang máy, bơm nư​ớc… các hộ sẽ phải đóng tiền theo phân bổ của Ban quản lý toà nhà.
· Các khoản cho phí dịch vụ không thu cố định (trông giữ xe máy, ôtô,.. ) các hộ thanh toán trực tiếp với Ban quản lý theo định mức sử dụng của mình.

· Chi phí bảo trì bảo dưỡng công trình và thiết bị: theo quy định hiện hành.
· Tầng hầm sử dụng để cung cấp dịch vụ cho dân cư​ có thu tiền theo quy định.

5.2 Phương án tổ chức quản lý kinh doanh:
Chủ đầu t​ư thành lập Ban quản lý hoạt động trên nguyên tắc lấy thu bù chi, hạch toán phụ thuộc Chủ đầu tư​. Ban quản lý đ​ược chủ đầu tư​ giao toàn bộ tài sản cố định gồm: Tầng hầm toà nhà, Khu kinh doanh dịch vụ tầng 1, khu vực ngoài nhà  để khai thác dịch vụ. Thu nhập của Ban quản lý phải đảm bảo đủ trang trải cho các hoạt động thư​ờng ngày của đơn vị và đảm bảo cho toà nhà hoạt động bình thường. 

Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý bao gồm: 

+ Quản lý quy hoạch sau đầu t​ư.

+ Bảo trì, bảo dư​ỡng công trình.

+ Vận hành thiết bị, quản lý tài sản.

+ Đảm bảo an ninh trật tự.

+ Kinh doanh dịch vụ đồng thời đảm bảo các hoạt động của toà nhà.

+ Giải quyết các công việc khác có liên quan.

· Bộ máy quản lý 16 ngư​ời, trong đó:

	+ Giám đốc  
	: 01  ng​­êi. 

	+ Trực kỹ  thuật 
	: 03 ng­​êi.

	+ Kế toán
	: 01 ng​­êi.

	+ Thủ quỹ
	: bố trí kiêm nhiệm.

	+ Thu gom rác thải, vệ sinh công cộng
	: 04 ng​­êi (02 ng­​êi/ca).

	+ Bảo  vệ
	: 03 ng​­êi. 

	+ Trông giữ xe máy ôtô
	: 04 ng​ười trong đó ca 3 là 01 người. 


· Tài chính:

+ Hoạt động tài chính theo nguyên tắc lấy thu bù chi có tích luỹ, hạch toán báo sổ.

+ Nguồn thu: nguồn thu kinh phí từ các loại hình dịch vụ chung cư​ cao tầng như​ trông giữ xe, bơm n​ước sinh hoạt, rác thải, bảo vệ trật tự,…v.v.

+ Chi phí: các chi phí cần thiết để phục vụ cho bộ máy Ban Quản lý và toà nhà hoạt động bình thư​ờng.

· Đối với các gia đình cư​ trú tại toà nhà sẽ để xe dư​ới tầng hầm.

· Đối với các nhân viên bán hàng, làm việc và khách đến giao dịch làm việc để xe trên sân.
chương VI:  các Phương án thiết kế-phương án chọn
6.1   Qui mô xây dựng công trình theo qui hoạch
Căn cứ bản  vẽ quy hoạch măt bằng tổng thể do Công ty cổ phần kiến trúc quy hoạch chuyển giao công nghệ Việt Nam lập tháng 9/2007, qui mô xây dựng công trình như sau: 

· Tổng diện tích lô đất                                                       : 5.237 m2
· Diện tích xây dựng công trình
: 2.300m2
· Mật độ xây dựng 
: 44%

· Tổng diện tích sàn (không bao gồm tầng hầm)
: 42.000m2
· Diện tích sàn tầng hầm                                                    : 3.500 m2
· Số tầng cao (không bao gồm tầng hầm)                          : 21 tầng 

· Hệ số sử dụng đất
: 8.0 lần

6.2 Các định hướng thiết kế công trình

· Yêu cầu thiết kế phải phân định đ​ược các khu chức năng độc lập, riêng biệt về kiến trúc và hệ thống kỹ thuật điện, nư​ớc, thông gió thoát nhiệt  để phục vụ cho việc quản lý và kinh  doanh dịch vụ sau đầu tư.

· Kết hợp kiến trúc nhà căn hộ cao tầng hiện đại có vận dụng kiến trúc mang sắc thái sinh hoạt truyền thống của các gia đình Việt Nam.

· Tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên là ánh sáng, hướng gió, độ thông thoáng  tự nhiên, hạn chế  tối đa hướng nắng.

· Diện tích bề mặt tiếp xúc với thiên nhiên là phải tối đa. Sảnh tầng và tuyến giao thông  ngang  phải thông thoáng thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới.

· Các nút giao thông đứng đặt ở vị trí trung tâm toàn khối.

· Bố trí căn hộ hợp lý về chức năng sử dụng giữa các phòng ở, khả năng sử dụng  không gian linh hoạt có thể thay đổi cục bộ theo điều kiện cụ thể.

· Giao thông toàn khối phải mạch lạc, hành lang giao thông hợp lý, đảm bảo khoảng cách từ mỗi căn hộ đến các nút giao thông đứng toàn khối là ngắn nhất. Tận dụng tối đa mức sử dụng thang máy theo đúng quy phạm về mật độ người và số căn hộ. Đối với trường hợp cụ thể nhà cao ≥15 tầng, có ≥100 -150 căn hộ cần có một thang máy 650kg và một thang 1000kg.

· Hệ thống kết cấu hợp lý, bền vững và tiết kiệm, khả thi với điều kiện thi công ở Việt Nam.

· Có công năng sử dụng  đạt tối ưu theo đúng nhiệm vụ yêu cầu của công trình. Trên cơ sở đó đề xuất được phương án khai thác, quản lý, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và  sửa chữa khi  công trình đi  vào hoạt động. Đồng thời đưa ra những  gợi ý về quy định sử dụng cho các hộ sống trong toà nhà cao tầng, đặc biệt về vấn đề môi trường, cách thao tác hệ thống kỹ thuật chung của toà  nhà.

· Toà nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở Nhà xuất bản công an nhân dân là công trình cao tầng nằm ở vị trí trục giao thông chính của khu đô thị mới Phùng Khoang nên hình thức kiến trúc phải đẹp hiện đại, hài hoà với cảnh quan kiến trúc qui hoạch, tạo cảm giác tốt cho người trực tiếp sử dụng và để tạo điểm nhấn cho Khu đô thị mới Phùng Khoang.

· Tầng  hầm  thiết kế cho dịch vụ gửi xe, kho hàng, các phòng kỹ thuật điện, kỹ thuật nước.

· Tầng 1 thiết kế sảnh vào, nhà bảo vệ, khu dịch vụ công cộng, phụ trợ, khu vệ sinh công cộng và kho lấy rác.

· Tầng kỹ thuật kết hợp với tầng trệt, được ngăn cách bằng trần giả để thu gom các đường ống của khối căn hộ bên trên.

· Các tầng từ 1-5 là không gian kinh doanh siêu thị và văn phòng cho thuê. 

· Các tầng từ 6-21 là các căn hộ ở.

· Thiết kế các căn hộ có đầy đủ chức năng sinh hoạt chung và riêng, đáp ứng được nhu cầu của gia đình văn minh đô thị như: Phòng khách-ăn, bếp, khu vệ sinh, ban công kín phơi quần áo và các phòng ngủ.

6.3   Phương án i: ( Phương án so sánh )
1. Giải pháp qui hoạch tổng mặt bằng  

Quan điểm quy hoạch:

-Khu đất xây dựng công trình nằm ở vị trí quy hoạch xây dựng công trình hỗn hợp HH2 thuộc khu đô thị mới Phùng Khoang, Tp Hà Nội. Vị trí này có ba mặt giáp đường giao thông. Phía Tây Bắc dài 105m giáp đường dự kiến xây dựng; đây là đường có quy hoạch rộng 40m; gồm hai dải xe chạy mỗi dải rộng 11,25m; ở giữa có giải phân cách rộng 3m; vỉa hè mỗi bên rộng 7,25m. Phía Đông Nam khu đất dài 100m giáp đường quy hoạch rộng 11,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m; lòng đường 5,5m. Phía Nam giáp đường Vũ Hữu rộng 13,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m; lòng đường 7,5m.

-Đây là một vị trí xây dựng có tầm nhìn đẹp; do vị trí nằm giáp 3 mặt đường. 

-Đảm bảo an toàn giao thông chung, công trình được quy hoạch đảm bảo đúng chỉ giới đường đỏ. Cổng chính và cổng phụ đảm bảo tầm nhìn giao thông.

-Phân khu chức năng và bố trí giao thông hợp lý.

-Đảm bảo hệ thống hạ tầng, cấp và thoát nước theo tiêu chuẩn.

-Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về phòng chống cháy nổ. 

ý đồ chung:

Công trình được bố trí đảm bảo chỉ giới xây dựng của ba mặt đường. Bố trí 4 mặt tiếp giáp với đường, cổng phụ nhìn ra đường quy hoạch.

Toàn bộ công trình gồm 1 tầng hầm và 21 tầng bên trên, được tổ chức theo chiều đứng như sau: là khối nhà có 3 tầng đế chức năng văn phòng – siêu thị, phía trên là khối bố trí các căn hộ cao 18 tầng theo kiểu tháp đôi, tạo nên kiến trúc cảnh quan phù hợp với cảnh quan đô thị. 

Công trình có một mặt tiếp giáp với trục đường chính. Hai mặt kia tiếp giáp với hai đường quy hoạch khu đô thị mới Phùng Khoang. Mỗi mặt đường sẽ bố trí một sảnh riêng. Mặt quay ra đường Lê Văn Lương kéo dài bố trí sảnh chính còn mặt quay ra đường Vũ Hữu sẽ bố trí sảnh phụ. Các sảnh này sẽ bố trí thang lên thẳng tầng 1. Mặt chính quay ra đuờng Lê Văn Lương kéo dài sẽ bố trí đường xuống tầng hầm để xe và đường Vũ Hữu sẽ bố trí đường lên cho xe. Bể nước ngầm bố trí ở tầng hầm và khu đất trồng cây xanh để thuận tiện cho việc bơm nước chữa cháy và nước sinh hoạt.

Hệ thống bồn hoa sẽ được bố trí dọc theo tường rào và phía sân trước, sân sau của công trình. Phía ngoài cùng giáp với chỉ giới xây dựng sẽ trồng cây xanh loại thấp tán nhỏ và cột đèn hình nấm để tạo cảm giác ngăn cách với bên ngoài. Khoảng cách cây xanh là 2m/cây, khoảng cách cột đèn là 10m/cột.

Cốt công trình: Cốt sân đường nội bộ lấy theo cốt hè đường Lê Văn Lương kéo dài, cốt nhà tầng 1(cốt (0.000) có độ chênh cao so với cốt sân đường nội bộ là 0,75m.

Thoát nước mặt toà nhà: thoát theo độ dốc thiết kế sân đường nội bộ từ 2%-3% dốc về phía đường Lê Văn Lương kéo dài.

2. Giải pháp kiến trúc công trình

-   Công trình cao tầng thiết kế hiện đại, có hình thức kiến trúc dạng tháp đôi sẽ tạo điểm nhấn cho cảnh quan kiến trúc khu vực.Việc lựa chọn hình thức kiến trúc này giúp cho công trình có góc nhìn đẹp khi nhìn từ hai trục đường cũng như nhìn từ ngã ba đường.  

· Về hình thức kiến trúc: Công trình được thiết kế sử dụng hình thức kiến trúc hiên đại. Kiến trúc công trình được chia làm 3 phần rõ rệt, phần đế, phần thân và phần kết thúc:

+  Phần đế được phân từ tầng trệt đến tầng 3. Hình thức được sử dụng các mảng kính lớn và các mảng tường ốp đá Granit. Việc sử dụng chất liệu đá Granit để ốp vào mảng đế công trình vừa tạo ra cho công trình sự sang trọng và hài hoà mặt khác cũng tạo ra cho công trình sự bề thế và vững chãi phù hợp với phong cách hiện đại. 

+  Phần thân được tính từ tầng 4 đến tầng 21 của công trình. Phân vị và các chi tiết kiến trúc của mặt đứng các tầng này là tương đối giống nhau và được đơn giản hoá. Kết thúc của phần thân là điểm dừng của mảng kính được bố trí chạy suốt từ tầng 4 đến tầng 21 kết thúc là tường bao sê nô mái. ở phần thân bốn mặt của mỗi khối nhà được bố trí 4 khe lấy sáng và mảng kính chạy suốt tạo điểm nhấn về thị giác trên bề mặt của công trình. Bốn điểm nhấn này gây hiệu quả tốt về thẩm mỹ vì nó đảm bảo được về tỉ lệ và tạo được sự tương phản về vật liệu với các hình khối kiến trúc khác.

+  Phần kết thúc của công trình: sử dụng hệ thống tường đặc tạo cho công trình một hình thức kiến trúc vững chắc và ổn định, chính điều này đem lại cho công trình một vẻ đẹp hiện đại .

+  Phần sảnh công trình : Sảnh chính được mở rộng và mảng kính chạy từ tầng trệt tới tầng 1 và mái sảnh được sử dụng bằng tầng kỹ thuật đua ra với khẩu độ vượt lớn làm cho sảnh chính thể hiện sức mạnh vững chắc bề thế , sảnh lớn tạo ra cảm giác cởi mở thân thiện.

+ Khu đất xây dựng công trình được bao quanh bởi một hệ thống giao thông được tổ chức hợp lý tạo nên nhiều hướng tiếp cận khác nhau, thuận tiện cho giao thông đối ngoại (PCCC, cứu thương, sinh hoạt …)

Kiến trúc công trình được thiết kế hiện đại từ tổng thể hình khối đường nét và màu sắc đảm bảo hài hoà với quần thể kiến trúc khu vực.

3. Công năng sử dụng:

     Dây chuyền hoạt động:

Công trình được bố trí với giải pháp hành lang giữa; bước cột cơ bản là 6,4x7,2m và 8,0x7,2m. Việc lựa chọn khẩu độ kết cấu lớn sẽ tạo cho công trình sự thoáng đãng và hiện đại. Giao thông của tòa nhà được bố trí tập trung, mỗi tòa nhà được bố trí hai thang máy và hai thang bộ trong đó có 1 thang bộ thoát hiểm đặc biệt hai thang bộ này đều được tiếp xúc với thiên nhiên đạt được đầy đủ điều kiện PCCC. Khối thang được bố trí một tại vị trí sảnh chính của khối nhà; đây là cầu thang chính lên nhà; bên cạnh thang bộ ở khu  vực này bố trí một vị trí thang máy dự phòng. Cầu thang phụ bố trí ở cuối đuôi nhà hình chữ L; giáp với khu vệ sinh một số tầng; lối đi tương đối gần sảnh phụ; đây là cầu thang nội bộ; thang thoát hiểm và thang phục vụ cho khối hội trường.

Tầng trệt: Bố trí 3 hướng vào từ 3 phía: Mặt nhà ra hướng Đông Nam sẽ bố trí hai lối ra vào cho xe đạp và xe máy. Hướng từ sân sau vào sẽ bố trí cho đường ra vào của xe ô tô con ; lối đi bên sườn hướng Tây Bắc sẽ bố trí một lối vào riêng cho kho hành tạm giữ. Việc bố trí này là rất thuận tiện, vì nhìn từ phía đường chính (đường Lê Văn Lương kéo dài) sẽ không thấy lối vào của tầng trệt. Xe máy và xe đạp của cán bộ cũng như khách đến liên hệ công việc sẽ theo lối bên đường sảnh phụ vào. Điều này sẽ tránh được sự cắt nhau giữa giao thông của xe con lên sảnh chính và xe máy. Kho hàng được bố trí vào phía khuất tầm nhìn vừa hạn chế được sự chồng chéo giao thông và sự quan sát không cần thiết của những người không có nhiệm vụ. Tuy nhiên các chức năng riêng biệt này đều có cửa phụ hoặc hướng giao thông nối với nhau và với khu vệ sinh cũng như cầu thang, tạo cho giao thông công trình sự riêng biệt về đối nội và đối ngoại.


Tầng hầm: Bố trí diện tích đỗ xe cho các căn hộ và khách khi đến làm việc tại các văn phòng và các công trình công cộng : Toàn bộ diện tích được bố trí làm nơi trông giữ xe được phân phân thành các khu là: ôtô, xe máy, xe đạp có 2 lối vào và ra riêng biêt thuận lợi cho giao thông tránh chồng chéo. Bố trí một khu vệ sinh ở khu vực phía trong và 2 phòng bảo vệ tại 2 cửa .


Tầng 1 : Do có vị trí trung tâm cho nên sẽ bố trí siêu thị sách phục vụ giới thiệu tuyên truyền và dịch vụ công cộng phục vụ mua sắm cho các hộ gia đình trong tòa nhà và các khu vực xung quanh. Tại tầng này sẽ bố trí các gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm sách, các gian hàng phục vụ mua sắm, các kho chứa hàng.

Tầng 2, 3: Sẽ bố trí cơ quan văn phòng: Tại tầng này sẽ bố trí phòng làm việc cho cục trưởng; phòng tiếp khách cục trưởng; phòng họp giao ban và 3 phòng làm việc chức năng cũng như 3 phòng trưởng phòng. Phần sảnh sẽ được bố trí thông tầng từ tầng 1 lên tầng này; do đó sẽ giúp cho cục trưởng có tầm nhìn và quan sát tốt các hoạt động của tầng 1. Phần thông này cũng sẽ tạo ra được không gian sảnh sang trọng và hiện đại và tạo ra sự liên thông giữa các không gian tránh được sự cách biệt nhàm chán.

Bố trí 2 phòng họp nhỏ, phòng kế toán thủ quỹ, phòng chủ tịch công đoàn; phòng truyền thống và 3 phòng làm việc chức năng và 3 phòng của trưởng phòng kèm theo.


Từ tầng 4-21: Bố trí các căn hộ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho CBCS NXBCAND  : Các căn hộ được bố trí hợp lý về công năng sử dụng với 2-3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp  và 2 khu vệ sinh . Các phòng ngủ đều được tiếp giáp với thiên nhiên, đảm bảo đẹp và thoáng mát.

Vật liệu xây dựng: 

Dự kiến công trình sẽ xây dựng kết cấu khung BTCT, móng cọc BTCT; tường xây gạch; Bả matít; sơn màu; Phần trụ đế tầng 1, tầng 2 ốp đá Granít; nền lát gạch Granit liên doanh chất lượng cao. Cửa làm bằng gỗ lim trong kính ngoài chớp, riêng tầng 5 toàn bộ cửa là panô kính. Mái lợp tôn chống nóng. 

Hạng mục công trình phụ trợ:

* Công trình nhà bảo vệ :  

Nhà bảo vệ được thiết kế đơn giản; tuy nhiên hình thức kiến trúc cũng được chắt lọc để tạo cảm giác đồng bộ với các công trình xây dựng. Phần mái dốc có độ dốc lớn, các chi tiết kiến trúc được lựa chọ đảm bảo cho công trình có nét đẹp riêng vừa hài hoà với kiến trúc xung quanh.

* Trạm biến áp :   

 Sử dụng trạm biếp áp treo vừa tiết kiệm diện tích vừa mang tính thẩm mỹ cao.

* Tường rào, cổng:   

Cổng, tường rào về phía hai đường giao thông làm bằng hoa sắt thoáng; dự kiến sử dụng cánh mở thuỷ lực vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa hiện đại; Phần tường rào giáp hai cơ quan khác sẽ xây dựng tường rào đặc vừa kín đáo vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng.

* Đường nội bộ

 Dự kiến làm bằng bê tông áp phan vừa sang trọng vừa tiện dụng.

4. Qui mô xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được : 


· Diện tích lô đất 
:
5.237 m2 .

· Diện tích đất xây dựng 
:
2.228 m2 . 

· Mật độ xây dựng
:
46%


· Tổng diện tích sàn 
:
~40.000m2 (không kể tầng hầm).

· Hệ số sử dụng đất 
:
7.6 lần


· Số tầng
:
21 tầng (không kể tầng hầm).

· Tầng hầm
:
2.228m2 

· Cấp công trình
:
Cấp II.

· Bậc chịu lửa
:
Bậc I.

· Chiều cao công trình
:
~ 75 m
5 ưu và nhược điểm của phương án

· Ưu điểm: 

· Quy hoạch hợp lý, giao thông thuận lợi.

· Tạo được một không gian liên hoàn giữa công trình chính với công trình phụ trợ, giữa giao thông đối nội và giao thông đối ngoại.

· Hệ thống giao thông mạch lạc, dễ sử dụng và đảm bảo yêu cầu thoát hiểm khi cần thiết.

· Nhược điểm:

-   Hình thức kiến trúc chưa thật sự đạt yêu cầu về thẩm mỹ, tuy đã mang vẻ đẹp     hiện đại nhưng hình khối và màu sắc còn quá đơn giản chưa phù hợp với tính chất công trình. 
6.4   Phương án ii: ( Phương án chọn )
1. Giải pháp qui hoạch tổng mặt bằng  

Quan điểm quy hoạch:

-Khu đất cho Dự án xây dựng công trình hỗn hợp và một phần làm nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Nhà xuất bản công an nhân dân nằm ở vị trí quy hoạch xây dựng công trình hỗn hợp HH2 thuộc khu đô thị mới Phùng Khoang, Tp Hà Nội. Vị trí này có ba mặt giáp vơí các trục đường giao thông. Phía Tây Bắc dài 105m giáp đường dự kiến xây dựng; đây là đường có quy hoạch rộng 40m; gồm hai dải xe chạy mỗi dải rộng 11,25m; ở giữa có giải phân cách rộng 3m; vỉa hè mỗi bên rộng 7,25m. Phía Đông Nam khu đất dài 100m giáp đường quy hoạch rộng 11,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m; lòng đường 5,5m. Phía Nam giáp đường Vũ Hữu rộng 13,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m; lòng đường 7,5m.

-Đây là một vị trí xây dựng có tầm nhìn đẹp; do vị trí nằm giáp 3 mặt đường. 

-Đảm bảo an toàn giao thông chung, công trình được quy hoạch đảm bảo đúng chỉ giới đường đỏ. Cổng chính và cổng phụ đảm bảo tầm nhìn giao thông.

-Phân khu chức năng và tổ chức hệ thống giao thông hợp lý.

-Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hạ tầng, cấp và thoát nước theo tiêu chuẩn.

-Đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về phòng chống cháy nổ. 

ý đồ chung:

Công trình được bố trí đảm bảo chỉ giới xây dựng của ba mặt đường. Bố trí 4 mặt tiếp giáp với đường, cổng phụ nhìn ra đường quy hoạch.

Toàn bộ công trình gồm 1 tầng hầm và 21 tầng bên trên, được tổ chức theo chiều đứng như sau: là khối nhà có 2 tầng đế chức năng văn phòng – siêu thị, phía trên là khối bố trí các căn hộ cao 19 tầng theo kiểu tháp đôi, tạo nên kiến trúc cảnh quan phù hợp với cảnh quan đô thị. 

Công trình có một mặt tiếp giáp với trục đường chính. Hai mặt kia tiếp giáp với hai đường quy hoạch khu đô thị mới Phùng Khoang. Mỗi mặt đường sẽ bố trí một sảnh riêng. Mặt quay ra đường Lê Văn Lương kéo dài bố trí sảnh chính còn mặt quay ra đường Vũ Hữu sẽ bố trí sảnh phụ. Các sảnh này sẽ bố trí thang lên thẳng tầng 1. Mặt chính quay ra đuờng Lê Văn Lương kéo dài sẽ không bố trí đường xuống tầng hầm để đảm bảo tính ổn định và thẩm mỹ cho mặt đứng công trình. Lối xuống tầng hầm sẽ tổ chức ở phía sau công trình phía đường Vũ Hữu đi   vào gần khu vực bãi đỗ xe và lối lên được tổ chức ở phía Đông Bắc của công trình. Bể nước ngầm bố trí ở tầng hầm và khu đất trồng cây xanh để thuận tiện cho việc bơm nước chữa cháy và nước sinh hoạt.

Hệ thống bồn hoa sẽ được bố trí dọc theo tường rào và phía sân trước, sân sau của công trình. Phía ngoài cùng giáp với chỉ giới xây dựng sẽ trồng cây xanh loại thấp tán nhỏ và cột đèn hình nấm để tạo cảm giác ngăn cách với bên ngoài. Khoảng cách cây xanh là 2m/cây, khoảng cách cột đèn là 10m/cột.

Cốt công trình: Cốt sân đường nội bộ lấy theo cốt hè đường Lê Văn Lương kéo dài, cốt nhà tầng 1(cốt (0.000) có độ chênh cao so với cốt sân đường nội bộ là 0,75m.

Thoát nước mặt toà nhà: thoát theo độ dốc thiết kế sân đường nội bộ từ 2%-3% dốc về phía đường Lê Văn Lương kéo dài.

2. Giải pháp kiến trúc công trình

Toà nhà hỗn hợp và một phần làm nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Nhà xuất bản công an nhân dân có kiến trúc hiện đại và được tổ hợp dạng tháp đôi sẽ tạo điểm nhấn cho cảnh quan kiến trúc khu vực.Việc lựa chọn hình thức kiến trúc này giúp cho công trình có góc nhìn đẹp khi nhìn từ hai trục đường cũng như nhìn từ ngã ba đường.  

· Về hình thức kiến trúc: Công trình được thiết kế sử dụng hình thức kiến trúc hiên đại. Kiến trúc công trình được chia làm 3 phần rõ rệt, phần đế, phần thân và phần kết thúc:

+ Phần đế gồm hai tầng 1 và 2. Do tính chất phục vụ cho Siêu thị và Văn phòng  nên sử dụng các mảng kính lớn và các mảng tường ốp đá Granit. Việc sử dụng chất liệu đá Granit cho phần đế tạo sự sang trọng và vững chắc cho công trình. 

+ Phần thân được tính từ tầng 3 đến tầng 21 của công trình. Phân vị và các chi tiết kiến trúc của mặt đứng các tầng này là tương đối giống nhau và được đơn giản hoá.Các cửa sổ và ban công, lôgia được tổ chức theo dạng tuyến thẳng từ tầng 3 đến tầng 21 , tạo ra hình thức hiện đại, thể hiện được tính chất của công trình là nhà ở.Màu sắc chủ đạo của công trình là xanh dương kết hợp trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu đồng thời tạo điểm nhấn về thị giác trên bề mặt của công trình. 
+ Phần kết thúc của công trình: sử dụng hệ thống mái nhẹ bo theo công trình tạo cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng.
+ Phần sảnh công trình: Sảnh chính được tạo bởi bậc thang lên sảnh được mở rộng và mảng kính chạy dài, mái sảnh ốp vật liệu alu đua ra với khẩu độ vượt lớn làm điểm nhấn cho sảnh chính, sảnh lớn tạo ra cảm giác cởi mở thân thiện.

Khu đất xây dựng công trình có hệ thống giao thông xung quanh tạo nên nhiều hướng tiếp cận khác nhau, thuận tiện cho giao thông đối ngoại (PCCC, cứu thương, sinh hoạt …)

Kiến trúc công trình được thiết kế hiện đại trong tổng thể hình khối đường nét và màu sắc đảm bảo hài hoà với quần thể kiến trúc khu vực.

4. Công năng sử dụng:

Dây chuyền hoạt động:

Công trình được bố trí với giải pháp lấy khối thang máy và thang bộ làm lõi kết cấu cho công trình; bước cột cơ bản là 7,8x7,8m .Việc lựa chọn khẩu độ kết cấu lớn và hợp lý sẽ dễ dàng và thuận lợi trong việc tổ chức các phòng và không gian nội thất trong từng căn hộ . Giao thông của tòa nhà được bố trí tập trung theo lõi thang chính, mỗi tòa nhà được bố trí hai ( ba ) thang máy và hai thang bộ trong đó có 1 thang bộ thoát hiểm đặc biệt hai thang bộ này đều được tiếp xúc với thiên nhiên đạt được đầy đủ điều kiện PCCC. Khu cầu thang được bố trí một tại vị trí sảnh chính của khối nhà; đây là cầu thang chính lên nhà; bên cạnh thang bộ ở khu  vực này bố trí một vị trí thang máy dự phòng. Cầu thang thoát hiểm được bố trí ở cuối mỗi toà nhà.
Tầng trệt: Bố trí 3 hướng vào từ 3 phía:Lối chính vào toà nhà từ hướng Tây Bắc, bao gồm: lối vào sảnh văn phòng,lối vào sảnh siêu thị, lối vào sảnh căn hộ. Hướng từ sân sau vào sẽ bố trí đường ra vào cho các phương tiện ra vào gara và bãi đỗ xe, lối vào khu sinh hoạt cộng đồng ; lối đi bên sườn hướng Tây Nam sẽ bố trí  lối vào khu siêu thị. Việc bố trí này là rất thuận tiện, vì nhìn từ phía đường chính (đường Lê Văn Lương kéo dài) sẽ thấy sảnh chính của công trình và lối vào của tầng trệt. Xe máy và xe đạp của cán bộ cũng như khách đến liên hệ công việc sẽ theo lối sau vào gara hoặc bãi đỗ xe. Kho hàng được bố trí vào phía khuất tầm nhìn vừa hạn chế được sự chồng chéo giao thông và sự quan sát không cần thiết của những người không có nhiệm vụ. Tuy nhiên các chức năng riêng biệt này đều có cửa phụ hoặc hướng giao thông nối với nhau và với khu vệ sinh cũng như cầu thang, tạo cho giao thông công trình sự riêng biệt về đối nội và đối ngoại.


Tầng hầm: Bố trí diện tích đỗ xe cho các căn hộ và khách khi đến làm việc tại các văn phòng và các công trình công cộng : Diện tích xây dựng 3500m2 trong đó diện tích để xe ô tô, xe đạp, xe máy là: 2580 m2. Diện tích còn lại là 920 m2 bố trí các phòng kỹ thuật, giao thông v.v…


Tầng 1 và tầng 2: Do đây là đặc điểm vị trí trung tâm cho lên sẽ bố trí siêu thị sách phục vụ giới thiệu tuyên truyền và dịch vụ công cộng phục vụ mua sắm cho các hộ gia đình trong tòa nhà và các khu vực xung quanh. Tại tầng này sẽ bố trí các gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm sách, các gian hàng phục vụ mua sắm, các kho chứa hàng.Tầng 1 có diện tích 2300 m2 bao gồm 3 khu kinh doanh siêu thị thương mại dịch vụ 887 m2, P quản lý toà nhà 24 m2,giao thông + sảnh là 900 m2. diện tích còn lại là các khu chức năng khác. Tầng 2 có diện tích 2250m2 là khối văn phòng chia làm 6 phòng có tổng diện tích là 1180m2, diện tích cho sảnh + giao thông và các thang là: 694m2. Phần diện tích còn lại là phục vụ các phòng chức năng khác.

Từ tầng 3-21: Bố trí các căn hộ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần hai trăm sáu mươi căn hộ CBCS NXBCAND  : 
 Từ tầng 3-19 được thiết kế như nhau, diện tích sàn mỗi tầng là 2108 m2, trong đó diện tích sử dụng chung mỗi tầng là 440m2. Mỗi tầng có 17 căn hộ có tổng diện tích 1740m2 gồm các loại căn hộ như sau: A,B,C,D,E,F,G,H. 

Tầng 20-21 có diện tích mỗi tầng 1912m2 có diện tích sử dụng chung mỗi tầng là 440m2.Mỗi tầng có 16 căn hộ có tổng diện tích 1472m2 gồm các loại căn hộ như sau : A,B,C,E,F,G,H.

Cụ thể các loại căn hộ như sau:

+ Căn hộ loại A có diện tích 130 m2, bao gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ trong đó có 2 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 khu vệ sinh chung và 1 bếp. 
+ Căn hộ loại B có diện tích 125 m2, bao gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ trong đó có 1 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 khu vệ sinh chung và 1 bếp. 

+ Căn hộ loại C có diện tích 105 m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ trong đó có 1 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 khu vệ sinh chung và 1 bếp. 

+ Căn hộ loại D có diện tích 196 m2, bao gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ trong đó có 2 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 khu vệ sinh chung và 1 bếp. 

+ Căn hộ loại E có diện tích 105 m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ trong đó có 1 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 khu vệ sinh chung và 1 bếp. 

+ Căn hộ loại F có diện tích 92 m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ trong đó có 1 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 khu vệ sinh chung và 1 bếp. 

+ Căn hộ loại G có diện tích 105 m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ trong đó có 1 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 khu vệ sinh chung và 1 bếp. 

+ Căn hộ loại H có diện tích 105 m2, bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ trong đó có 1 phòng ngủ có vệ sinh riêng, 1 khu vệ sinh chung và 1 bếp. 

Vật liệu xây dựng: 

Dự kiến công trình sẽ xây dựng kết cấu khung BTCT, móng cọc BTCT; tường xây gạch; Bả matít; sơn màu; Phần trụ đế tầng 1, tầng 2 ốp đá Granít; nền lát gạch Granit liên doanh chất lượng cao. Cửa đi làm bằng gỗ, cửa sổ khung nhôm kính có ray trượt. 

Hạng mục công trình phụ trợ:

* Công trình nhà bảo vệ :  

Nhà bảo vệ được thiết kế đơn giản; tuy nhiên hình thức kiến trúc cũng được chắt lọc để tạo cảm giác đồng bộ với các công trình xây dựng. Phần mái dốc có độ dốc lớn, các chi tiết kiến trúc được lựa chọ đảm bảo cho công trình có nét đẹp riêng vừa hài hoà với kiến trúc xung quanh.

* Trạm biến áp :   

 Sử dụng trạm biếp áp treo vừa tiết kiệm diện tích vừa mang tính thẩm mỹ cao.

* Tường rào, cổng:   

Cổng, tường rào về phía hai đường giao thông làm bằng hoa sắt thoáng; dự kiến sử dụng cánh mở thuỷ lực vừa mang tính thẩm mỹ cao vừa hiện đại; Phần tường rào giáp hai cơ quan khác sẽ xây dựng tường rào đặc vừa kín đáo vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng.

* Đường nội bộ

 Dự kiến làm bằng bê tông áp phan vừa sang trọng vừa tiện dụng.

4. Qui mô xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được : 


· Diện tích lô đất 
:
5.237 m2 .

· Diện tích đất xây dựng 
:
2.300 m2 . 

· Mật độ xây dựng
:
44%


· Tổng diện tích sàn 
:
~42.000m2 (không kể tầng hầm).

· Hệ số sử dụng đất 
:
8,0 lần


· Số tầng
:
21 tầng (không kể tầng hầm).

· Tầng hầm
:
3.500 m2 

· Cấp công trình
:
Cấp II.

· Bậc chịu lửa
:
Bậc I.

· Chiều cao công trình
:
21 tầng
5   Ưu và nhược điểm của phương án

· Ưu điểm: 

· Quy hoạch hợp lý, giao thông thuận lợi.

· Tạo được một không gian liên hoàn giữa công trình chính với công trình phụ trợ, giữa giao thông đối nội và giao thông đối ngoại.

· Kiến trúc công trình vừa mang tính hiện đại vừa mang tính truyền thống; không gian kiến trúc vừa trang nghiêm, sang trọng vừa gần gũi cởi mở rất phù hợp với công năng của công trình.

· Hệ thống giao thông mạch lạc, dễ sử dụng và đảm bảo yêu cầu thoát hiểm khi cần thiết.

· Tất cả các công trình trong quần thể vừa có nét đẹp riêng vừa gắn bó với nhau tạo thành một quần thể kiến trúc đẹp, hiện đại và truyền thống.

· Nhược điểm:

· Chi tiết công trình cô đọng, chắt lọc vì vậy việc thi công đòi hỏi phải đạt độ chính xác cao và sắc nét đòi hỏi lực lượng thi công phải có kỹ thuật cao.

6.5 So sánh lựa chọn phương án:
      Từ thực tiễn nhu cầu đầu tư phương án 2 đã được chọn để đầu tư xây dung vì phương án 2 có ưu điểm nổi bật như sau: 
     Các chỉ tiêu quy định của phương án 2 đều hơn phương án 1, đặc biệt về diện tích sàn lớn hơn ( 42.000m2 – 40.000m2 = 2000m2 ) làm tăng hiệu quả đầu tư.

     Mặt bằng phân khu chức năng các tầng với lưới cột hợp lý tạo nên hình khối kiến trúc hiện đại , bền vững.

     Bố trí mặt bằng khoa học hợp lý , hầu hết các phòng ngủvà khu bếp đều tiếp xúc với thiên nhiên. 

     Tận dụng tốt hướng Bắc Nam để tránh nắng , phòng ngủ có cửa sổ mở về hướng Đông, Tây, có lôgia làm khoảng đệm. 
     Hệ thống kỹ thuật và đổ rác đặt tại thang thoát hiểm rất thuận tiện cho vận hành và sử dụng, tránh mùi.

    Các căn hộ đảm bảo sự thuận tiện và thoải mái cho người sử dụng.

    Hình dáng mặt bằng dễ thi công , giảm tác động gió , ít bám bụi, tránh rêu mốc , dễ sơn bảo dưỡng.

6.6 Các tiêu chuẩn và qui phạm được phép thiết kế

· Để đảm bảo an toàn và chất lượng cao cho công trình, thiết kế kỹ thuật phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, qui phạm Việt Nam do Bộ Xây dựng và các cơ quan chuyên ngành của Việt Nam ban hành tại thời điểm thiết kế để áp dụng.
· Trường hợp phải áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài thì căn cứ Thông tư số 12/BXD-KHCN ngày 24/4/1995 và số 78/BXD-KHCN ngày 17/7/1995 về việc cho phép áp dụng các qui định hiện hành của tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO và của các nước Anh, Đức, Mỹ, Nhật, Pháp, úc.

· Thiết kế chống động đất: Công trình được thiết kế với cấp độ là 7o.

6.7 Cấp độ hoàn thiện

Mức độ hoàn thiện và lắp đặt thiết bị thuộc loại trung bình trong đó:

· Tường xây gạch trong đó tường biên xây gạch đặc, tường ngăn trong nhà gạch lỗ.

· Tường trần quét vôi hoặc bả lăn sơn.

· Cửa đi gỗ nhóm 4, cửa khu vệ sinh cửa nhựa.

· Cửa sổ nhôm kính.

· Thiết bị vệ sinh liên doanh sản xuất tại Việt Nam.

· Hệ thống điều hoà và bình nóng lạnh: lắp đặt hệ thống dây và các phụ kiện, phần thiết bị do các gia đình tự đầu tư.

· Đèn chiếu sáng: sử dụng loại huỳnh quang tiết kiệm năng lượng.

· Đường ống cấp thoát nước: lắp đặt loại PVC sản xuất tạiViệt Nam.

· Phụ kiện và vật tư chính: sử dụng loại liên doanh sản xuất tại Việt Nam.

· Thang máy: sử dụng loại liên doanh sản xuất tại Việt Nam.

Chương VII: Giải pháp kỹ thuật công trình
7.1 San nền và cốt công trình:
Cốt san nền được lấy theo cốt tim đường quy hoạch Lê Văn Lương kéo dài và tạo độ dốc nghiêng về đường này. Cốt sàn tầng trệt (cốt(0.000) được đặt cao hơn mặt hè đường hoàn thiện +0.750.

Thoát nước mưa, nước mặt và nước thải sinh hoạt theo hệ thống cống chung của khu vực.

7.2 Giải pháp kết cấu
7.2.1  Phương án kết cấu móng

· Căn cứ tài liệu khảo sát địa chất do ….. lập tháng … năm 200…. Khoan … hố mỗi hố sâu …m.

	STT
	Lớp đất
	độ dày (m)

	Lớp 1
	Đất lấp: Cát lấp lẫn gạch vỡ, dăm đá
	

	Lớp 2
	Sét pha màu xám có lẫn hữu cơ 
	

	Lớp 3
	Cát hạt nhỏ, trạng thái chặt vừa
	

	Lớp 4
	Sét pha, trạng thái dẻo chảy-chảy
	

	Lớp 5
	Cát hạt nhỏ, chặt vừa-chặt
	

	Lớp 6
	Cuội sỏi, trạng thái
	


Từ số liệu địa chất trên ; các lớp đất 1,4,5, thuộc lớp đất yếu, khả năng chịu lực kém.

+ Lớp đất 2 và 3 là cát hạt nhỏ, trạng thái chặt vừa tương đối tốt nhưng không đủ khả năng chịu tải.

+ Lớp đất 5 và 6 thuộc loại đất tốt nhưng độ dày của lớp đất không đủ khả năng chịu tải.

+ Lớp đất 6 là cuội sỏi trạng thái rất chặt và có độ dày tương đối lớn.

· Phương án thiết kế móng:  tải trọng toàn nhà P = 26.700tấn.

Giải pháp 1: sử dụng cọc bê tông cốt thép khoan nhồi mác 300, chiều dài cọc 41,5m, đường kính cọc 0,8m; P=300tấn. Tổng số 89 cọc, mặt bằng bố trí cọc xem bản vẽ.

Giải pháp 2:  sử dụng cọc ép bằng bê tông cốt thép mác 300 kích thước 300x300, chiều dài cọc 41,5m. Tải trọng tính toán sơ bộ 60tấn/cọc, số lượng cọc 445, khoảng cách cọc theo qui định tối thiểu cách nhau 0,9m, tải trọng chân cột 1.330tấn = 22 cọc. Như vậy cột trục B-C cách nhau 3,5m sẽ không đủ diện tích bố trí cọc. Do đó chọn giải pháp cọc bê tông cốt thép khoan nhồi.   Đài móng và hệ dầm bằng bê tông cốt thép mác 300 toàn khối để kết hợp làm nền cho tầng hầm. Tường tầng hầm bằng bê tông cốt thép mác 300 dày 350.

+ Thí nghiệm nén tĩnh cọc: mức độ thí nghiệm 5% bằng 5 cọc với cấp tải trọng N=2 lần tải trọng tính toán (800tấn/cọc).

+ Thí nghiệm siêu âm cọc: mức độ thí nghiệm 10% bằng 9 cọc.

+ Thí nghiệm pít: mức độ thí nghiệm 30% = 27 cọc, cọc thí nghiệm pít do thiết kế chỉ định ngẫu nhiên.

+ Bê tông tường và nền tầng hầm có phụ gia chống thấm.

· Thi công đào đất phần móng và tầng hầm cần mở rộng mỗi bên 2m để tránh chống thấm tường hầm mặt ngoài.

Mặt bằng bố trí cọc (xem bản vẽ …)
7.2.2. Phương án thiết kế thân nhà  

Do công trình có chiều cao trên 50m với số tầng là 21 tầng, đồng thời tải trọng ngang vào công trình sẽ lớn, do đó phương án kết cấu công trình là: sử dụng khung-sàn-tường-lồng thang bằng bê tông cốt thép mác 300 kết hợp với tường xây làm kết cầu chịu lực chính trong đó:
· Cột kích thước: 0,8mx0,8m , lưới cột 7,6mx8,2m; 7,6mx3,5m; 7,6mx4,6m

· Tầng 1 thiết kế trần kỹ thuật

· Dầm kích thước: 0,8mx0,4m.

· Tường xây các trục chính bằng gạch rỗng dày 220 vữa xi măng cát mác 50.

· Tường ngăn trong các căn hộ xây bằng gạch rỗng dày 110 vữa xi măng cát mác 50 (Phần tường biên toà nhà xây bằng gạch đặc để chống thấm).

· Tường lồng thang máy dày 250 bằng BTCT mác 300#.

· Sàn các tầng với giải pháp sàn có dầm để tăng độ ổn định cho công trình.

· Tường xây gạch vữa xi măng mác 75. Tường tầng trệt và tường biên xây gạch đặc , các tường còn lại xây gạch rỗng.

7.2.3. Phương án kết cấu mái .

· Mái có kết cấu BTCT mác 300 dày 200 có phụ gia chống thấm , độ dốc 1,5% .

· Láng VXM mác 100 dày 3 cm.

· Lát gạch giếng đáy chống thấm lót VXM mác 50 , mạch bằng xi măng nguyên chất .

· Bể nước : thiết kế dầm BTCT  KT 350 x 200, đáy bể bằng bê tông cốt thép dày 100 cách sàn mái 0,5m, tường xây bằng gạch đặc vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng đánh màu, nắp bể bằng tấm đan đổ bê tông cốt thép đúc sẵn dày 7cm.

7.2.4. Phương án thiết kế kết cấu sân đường nội bộ: 

Bê tông mác 100 dày 0,07m độ dốc (2%

7.2.5. Phương án thiết kế các bể ngầm:

· Đáy bể bằng bê tông cốt thép mác 200# dày 100.

· Tường xây gạch đặc vữa xi măng mác 75.

· Trát vữa xi măng mác 50 dày 2cm.

· Nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 150 đúc sẵn dày 7cm

7.3. Giải pháp cấp nước và thoát nước

· Căn cứ công văn thoả thuận cấp nước số …/KDNS - KT ngày …/…/200… của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội: Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ đường ống truyền dẫn D… chạy dọc đường … dẫn vào bể nước ngầm bằng đường ống tráng kẽm, nước từ bể ngầm được bơm lên bể trên mái bằng hệ thống bơm tự động theo nguyên lý tuần hoàn. Nước từ bể trên mái cấp cho các tầng bằng đường ống tráng (40 cấp cho các hộ bằng đường ống (32, cấp cho thiết bị bằng đường ống (25. Hiện  tại nguồn cấp nước trên dự kiến đến năm 20… mới được xây dựng, do đó phương án cấp nước sạch là giếng khoan tại công trình sau khi xử lý qua hệ thống lọc đảm bảo các tiêu chuẩn  theo quy định.
· Tại các đầu nguồn cấp cho căn hộ, lắp đồng hồ đo nước và một van tổng để phục vụ cho quản lý vận hành, đồng hồ đo nước đặt tập trung tại phòng kỹ thuật từng tầng.

· Từ tầng 1 đến tầng 12 có lắp van giảm áp  trên các trục cấp cho các tầng để đảm bảo áp lực tĩnh (0,35MPA, áp lực động (0,1 MPA.

· Sơ đồ hệ thống cấp nước, vị trí bể nước mái đã thể hiện tại bản vẽ số N-04 Mặt bằng cấp thoát nước.

· Tổng lượng nước cấp cho công trình được xác định theo tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế, cấp nước sinh hoạt và chống cháy hiện hành là …..m3 trong đó:

Nước cấp cho cán bộ hành chính và khách hàng: …người x 50l = 3m3

Nước cấp cho tưới cây và rửa nền: …m3.

Nước cấp cho người ăn ở tại chung cư: …người x 200l = …m3.

* Lưu lượng nước cấp cho nhu cầu PCCC (Qcc): 150m3 (theo thoả thuận của Công an Thành phố Hà Nội).

· Máy bơm nước: sử dụng 03 máy bơm Q=40m3/h, H=65m (01 máy dự phòng).

· Thiết kế bể nước: bể nước trên mái V=70m3, bể nước ngầm ngoài nhà V=80m3.

7.4. Giải pháp thoát nước: Thoát nước cho công trình bao gồm : 


· Thoát nước bẩn sinh hoạt (xí và tiểu)


· Thoát nước mưa và nước mặt (chậu rửa, bếp, tắm, giặt quần áo .v.v... )

* Thoát  nước bẩn sinh hoạt : 

Toàn bộ nước bẩn các khu vệ sinh (xí và tiểu) các tầng được thu vào đường ống (160 đặt trong hộp kỹ thuật thoát xuống 2 bể xí tự hoại (số 1 và số 2) đặt ngoài nhà, khối lượng mỗi bể 36m3 . Nước bẩn đã được xử lý qua bể xí tự hoại cho ra ga thu thoát tiếp vào hệ thống thoát nước chung của toà nhà.


* Thoát nước mưa và nước mặt:

· Nước mưa trên mái cho thoát xuống ga thu nước mặt trên hè quanh nhà, sau đó thoát ra hệ thống cống chung của khu vực. Với diện tích mái > 2000m2, thiết kế … đường (160 đặt trong hộp kỹ thuật. 


· Nước mặt các nhà, các tầng được thu gom bằng đường ống ( 50, (75. Sau đó chảy vào các đường ống đứng trong hộp kỹ thuật để chảy xuống ga thu và hệ thống rãnh.
· Toàn bộ đường ống cấp và thoát nước trong nhà đều đi ngầm trong hộp kỹ thuật hoặc tường và sàn.
· Phương án thoát nước cho tầng hầm: Thiết kế ga thu nước  và thoát nước cưỡng bức dùng máy bơm.
* Hướng thoát nước:


Toàn bộ nước mưa, nước bẩn (đã xử lý đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định), nước mặt được thoát vào tuyến cống thoát nước sẵn có D =…mm trên phố Vũ Hữu ở phía Đông công trình.


* Nhu cầu vật tư thiết bị: 


· Toàn bộ đường ống cấp nước dùng ống thép tráng kẽm.


· Toàn bộ đường ống thoát nước kể cả phụ tùng sử dụng ống nhựa Tiền Phong.

· Thiết bị vệ sinh dùng đồng bộ loại liên doanh sản xuất


· Máy bơm nước dùng máy bơm liên doanh sản xuất.

· Bình đun nước nóng dùng loại 30l hoặc 50l phần thiết bị sẽ do gia đình đầu tư và đơn vị thi công hoặc ban quản lý toà nhà lắp đặt.


* Khái toán kinh phí phần cấp thoát nước:   …triệu đồng 

                                       trong đó Thiết bị = … triệu đồng 


· Phòng vệ sinh 
: … triệu đồng  x …phòng 
= 
… triệu đồng 


      (gồm: Xí bệt, Lavabô, Sen tắm,....).

· Máy bơm
: 20 triệu đồng x … cái 
= 
… triệu đồng

·                              3 triệu đồng x … cái 
= 
… triệu đồng


· ống cấp, thoát, đồng hồ, phụ kiện, rãnh ga
= 
… triệu đồng 


Cộng 
= 
….. triệu đồng 

7.5 Giải pháp cấp điện : 


· Yêu cầu về sử dụng điện trong công trình bao gồm : 


· Điện chiếu sáng : chủ yếu dùng các loại đèn huỳnh quang ánh sáng trắng để phục vụ chiếu sáng chung; hành lang dùng đèn ốp trần, cầu thang bộ dùng đèn treo tường.


· Điện cho các thiết bị thông dụng trong mỗi căn hộ : quạt, đèn bàn, bàn là, 

· Các thiết bị điện có công suất tiêu thụ lớn : điều hoà, bình đun nước nóng, lò sưởi  ...


· Điện cung cấp cho thang máy, máy bơm, sân vườn ... 


· Trên cơ sở đó phân loại phụ tải của toàn nhà được phân thành 03 nhóm sau: 

+ Phụ tải của toàn bộ các căn hộ trong toà nhà.

+ Phụ tải công cộng như sảnh, hành lang, cầu thang, gara, sân vườn.

+ Phụ tải của các khu vực kỹ thuật : trạm bơm, thang máy ....

Căn cứ phương án thiết kế điện tại bản vẽ …, công suất tính toán toà nhà …KW, hệ số dự phòng 20%, tổng công suất P=…KWx1,20=…KW.

* Giải pháp kỹ thuật : 


· Qua kết quả tính toán ở trên ta có P = …KW. Để đảm bảo cấp điện cho toà nhà, thiết kế xây dựng một trạm biến áp, có  diện tích 12 x 3,5 = 42m2.

· Để đảm bảo cung cấp điện có độ an toàn cao, chọn máy biến áp có công suất định mức của mỗi máy là Sđm = 350KVA cấp điện áp 380/220V. 

· Điện được lấy từ nguồn diện do Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội cấp. Tại điểm đấu có đặt cầu dao phụ tải và truyền tải đến trạm biến áp bằng đường cáp ngầm Cu/XLPE  (3 x 240) m2  chống thấm dọc đến buồng cao thế của trạm biến áp có diện tích khoảng 10,5m2. Tại đây có đặt các thiết bị đóng, ngắt bảo vệ và phân phối. Sau đó dẫn sang máy biến áp, đặt trong phòng biến áp có diện tích khoảng 20m2, dẫn sang buồng phân phối hạ thế bằng cáp ngầm, tại đây có đặt các thiết bị phân phối đóng cắt bảo vệ đầu nguồn. 

· Từ buồng hạ thế sẽ phân phối đến các tầng bằng 16 tủ điện đặt tại phòng kỹ thuật của mỗi tầng với dây cáp Myle có đai thép tiết diện (3 x 50 +1 x 35). Từ tủ điện tầng sẽ dẫn đến từng căn hộ bằng cáp Myle 2 x 6

· Điện cấp cho thang máy dùng cáp Myle có 3 x 6 + 1 x 4 lấy từ tủ điện tầng trệt, tất cả hệ thống cấp điện trên được luồn trong ống đi ngầm trong tường. Tại mỗi hộ có đặt công tơ đo điện năng đặt tại phòng kỹ thuật từng tầng. Mạng điện trong từ hộ được chia ra làm 3 hệ thống chính.

+ Cấp cho chiếu sáng + quạt dùng PVC 2 x 1,5.

+ Cấp cho các ổ cắm các đồ điện  gia dụng dùng PVC  2 x 2,5.

+ Cấp cho các thiết bị công suất lớn dùng đường riêng biệt  PVC  2 x 25

· Toàn bộ dây dẫn được luồn trong ống nhựa chôn sâu trong tường 5cm.

· Đèn chiếu sáng sử dụng đèn huỳnh quang 1,2m x 60W loại tiết kiệm năng lượng, lắp trên trần hoặc tường, ngoài ra còn bố trí thêm các đèn chiếu sáng phụ mang tính trang trí, ổ cắm cho các thiết bị gia dụng lắp phẳng với mặt tường cách sàn nhà 60cm.

· Công tắc đặt ở những vị trí thuận tiện như cạnh các cửa đi, cách sàn nhà 1,2m. Toàn bộ vật tư thiết bị sử dụng loại liên doanh sản xuất.

· Trong quá trình đầu tư, chú ý hệ thống điện phải đồng bộ từ vật tư, thiết bị điện đến lắp đặt. Tránh lãng phí và đảm bảo chất lượng công trình.

* Nguồn cấp điện dự phòng:

· Để phục vụ cho công tác dự phòng, khi có sự cố mất điện sử dụng, một máy phát công suất 150KVA cấp điện cho khu vực tầng trệt, tầng hầm, khu cầu thang thoát hiểm và các khu vực cần có nguốn dự phòng đặc biệt.

Bảng khái toán phần điện

	TT
	Diễn giải
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)

	1
	MBA 350KVA 
	Máy
	2
	350.000.000
	350.000.000

	2
	Máy phát điện (50 KVA) 
	Máy
	1
	80.000.000
	80.000.000

	
	Cộng phần máy phát 
	
	
	
	430.000.000

	3
	 Tủ điện cao thế 
	Tủ
	1
	70.000.000
	140.000.000

	4
	Tủ điện hạ thế 
	Tủ
	2
	50.000.000
	100.000.000

	5
	Hệ thống cáp ngầm 
	M
	30
	650.000
	19.500.000

	6
	Hệ thống dây điện, phụ kiện vật tư toàn nhà

 (tạm tính) 
	
	
	
	502.500.000

	
	Cộng
	
	
	
	762.000.000


Tổng kinh phí đầu tư phần điện là 1.192.000.000đ trong đó 

                                            Thiết bị 630.000.000đ.

7.6  Giải pháp giao thông

7.6.1 Giao thông theo phương đứng:

· Hệ thống giao thông đứng gồm 04 thang máy loại 1.000kg và 650kg, 04 thang bộ rộng 3,5m bố trí ở trung tâm hai khối nhà A và B.

· Kinh phí đầu tư: …..®.

7.6.2 Giao thông tĩnh (gara để xe): tầng hầm có diện tích xây dựng …m2 trong đó có diện tích để xe là …m2 chứa được … xe máy.
7.6.3 Chọn thiết bị thang máy:

· Trang bị … thang máy có tải trọng P = 650kg/11 người, 17 điểm dừng tốc độ 1,5 m/giây. 

· Trang bị … thang máy có tải trọng P = 1.000kg, 17 điểm dừng tốc độ 1,5 m/giây.

Với yêu cầu sử dụng của toà nhà về giao thông tĩnh và giao thông động, giải pháp thiết kế giao thông đã lập là hợp lý. Giao thông theo phương ngang là ngắn nhất, tầng hầm để xe máy đều có cầu thang đi lên các tầng.

7.7 Giải pháp PCCC:

Biện pháp PCCC cho công trình bao gồm: 

+ Chữa cháy ban đầu gồm các họng nước, các phương tiện chữa cháy cầm tay như bình bọt, bình khí …. Trường hợp có cháy lớn đã có lực lượng chuyên ngành của Thành phố xử lý.

7.7.1 Cơ sở thiết kế

· TCVN2622-1995 “Tiêu chuẩn Việt Nam - Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế ".

· TCVN-5738-1993- "Hệ thống báo cháy- Yêu cầu kỹ thuật".

· TCVN-6160-1996–"Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng yêu cầu thiết kế".

· TCVN-5760-1993–"HỆ thống chữa cháy yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng".

· TCVN-4513-1998 – "Cấp nước bên trong, tiêu chuản thiết kế".

· TCVN-6102-1995 – "Phòng cháy chữa cháy, chất bọt".

· Căn cứ công văn số 37 CV-CT/P23 ngày 20/2/2004 của Công an Thành phố Hà Nội về việc bổ xung vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật những ý kiến đề xuất khi thiết kế PCCC.

7.7.2 Tính toán hệ thống chữa cháy họng nước vách tường và phương tiện chữa cháy ban đầu bằng bình bọt, xe đẩy cá nhân

* Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường: 

Được lắp ở tất cả các tầng từ tầng trệt đến tầng 21, mỗi tầng được lắp  02 họng nước.

Đường ống cấp nước đến các hộp họng nước được bố trí như sau:

· Các đường ống trục chính dưới đất được chôn ngầm 30cm

· Các đường ống trục đứng thông tầng lên mái được đặt trong các hộp kỹ thuật.

· Các ống nối từ ống trục đứng tới họng nước được chôn ngầm trong tường.

* Hệ thống phương tiện chữa cháy ban đầu 

 
( Các bình bọt ABC MFZ4, và xe đẩy MT35 )  

· Các bình bọt MFZ4 được lắp đặt ở tất cả  các tầng (bên trong mỗi hộp có 02 bình).

· Xe đẩy chữa cháy được đặt ở tầng để xe.

(Hộp họng nước vách tường và hộp đựng bình bọt đều được chôn chìm trong tường)

· Hộp đựng bình được đặt ở cao độ : đáy hộp cách mặt sàn 70 cm                                               

· Hộp họng nước được đặt ở cao độ : Tâm van CC cách mặt sàn 1,25m

* Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường.

· Căn cứ tính chất cháy trong công trình, đám cháy xuất hiện thuộc loại cháy chất rắn (A1) là chủ yếu. Để chữa cháy thích hợp với loại đám cháy này, chọn chất chữa cháy chủ đạo là nước, chất chữa cháy ban đầu là bọt.

· Căn cứ vào kiến trúc của công trình, bố trí ở tất cả chỗ xung yếu đều có họng nưóc, đảm bảo các đám cháy ở bất kỳ khu vực nào đều phun được nước tới để dập tắt đám cháy, bán kính hoạt động của một họng nước đến 25m với lưu lượng đầu vòi phun q = 2,5 l/ s. Nguồn nước chữa cháy được lấy ngay tại bể dự trữ nước của công trình có khối tích đủ để chữa cháy trong tối thiểu 03 giờ.

· Từ cơ sở trên, bố trí họng nước vách tường và bình chữa cháy xách tay. Vị trí lắp đặt được thể hiện ở bản vẽ trong hồ sơ thiết kế. 

· Hệ thống được lắp đặt một bơm chữa cháy chính là bơm điện 3 pha, và một máy bơm dự phòng khi mất điện.
· Dựa vào các công thức, phương pháp tính toán về thủy động lực học để tính toán, phân bố lưu lượng và tính tổn hao năng lượng cho mạng của hệ thống.

* Tính toán lượng nước dự trữ.

· Căn cứ vào TCVN- 2622-1995 - Cấp nước chữa cháy và căn cứ vào TCVN 4523-1988 - Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

· Căn cứ thoả thuận của Công an Thành phố Hà Nội tại công văn số 37CV-CT/PC23 ngày 20/2//2004 khối lượng nước dự trữ cho chứa có khối tích ( 150m3.

* Hệ thống đường ống cung cấp nước và họng nước chữa cháy.

· Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy bao gồm: đường ống chính và đường ống nhánh.

· Đường ống chính trong nhà (Phần ống dẫn từ máy bơm đến các đường ống trục đứng) và tới trụ tiếp nước ngoài nhà sử dụng ống thép tráng kẽm chịu áp lực (100 được chôn ngầm dưới đất ở độ sâu 30 cm so với cốt nền nhà dẫn đến các đường ống nhánh là đường ống trục đứng từ tầng1 lên tầng mái  của toà nhà.

· Đường ống nhánh (ống trục đứng) sử dụng ống thép tráng kẽm (65 được đặt trong hộp kỹ thuật nối từ tầng trệt lên đến tầng 18 và lên tầng mái được nối với các bể chứa nước. Từ các trục đứng tại mỗi tầng dẫn đến các hộp họng nước chữa cháy dùng ống kẽm (50, đi ngầm trong tường hoặc treo trên trần nhà (Chi tiết xem trong các bản vẽ kỹ thuật).

· Họng nước chữa cháy được bố trí bên trong nhà cạnh lối ra vào cầu thang, hành lang, nơi dễ sử dụng. Lăng phun được sử dụng : Q = 2,5l/s ( 300 l/phút, đường kính ống dẫn đến lăng phun (50, đường kính miệng lăng (13, cuộn vòi tráng cao su dài 20m. Hệ thống được lắp đặt từ tầng hầm đến tầng mái và đến vị trí đặt họng nước chữa cháy. Tâm của họng nước được bố trí ở độ cao 1,25m so với mặt sàn.

· Các họng nước chữa cháy trong nhà được đặt trong các hộp thép, có kích thước 650 x 550 x 180, lắp kính mặt trước và được đặt chìm trong tường, trang bị đồng bộ với van, đầu nối, vòi, lăng chữa cháy.

· Hệ thống đường ống được nối lên bể nước mái nhằm tận dụng nguồn nước sẵn có của công trình, và được nối mạch vòng cả ở đường mặt đất và trên mái tạo ra áp lực cao.

· Hai đầu đường ống các trục đứng được bố trí lắp mỗi đầu 01 van khoá, để tiện cho việc kiểm tra và sửa chữa từng trục ống riêng rẽ trong khi các trục còn lại vẫn sẵn sàng làm việc khi có cháy xảy ra.

7.7.3 Chọn máy bơm chữa cháy như sau:

* Máy bơm điện 3 pha. 

· Công suất 

15 kw

· Cột áp 


 90 m.c.n       –         76 m.c.n

· Lưu lượng

18m3/h           _         42 m3/h.

* Máy bơm dầu dự phòng. 

· Công suất 

23,6kw

· Cột áp 


40m.c.n      –      100m.c.n

· Lưu lượng

87 m3/h       - 36m3/h.

7.7.4 Hệ thống phương tiện chữa cháy ban đầu ( bình chữa cháy xách tay)và xe đẩy chữa cháy

* Bình chữa cháy xách tay để trong hộp sắt có kích thước 650*550*180 chôn ngầm trong tường .

– Bình chữa cháy dạng bọt hỗn hợp ABC loại 4 kg có Model : MFZ4 có khả năng dập tắt đám cháy nhỏ có tính chất vật cháy ở 2 nhóm A, B và C theo phân loại cuả tính chất đám cháy .

 Bình chữa cháy xách tay chứa bọt A, B và C thích hợp cho đám cháy máy móc thiết bị không thể sử dụng những chất chữa cháy khác như nước , vì nếu không sẽ gây cháy, chập hoặc khi chữa cháy xong sẽ không còn giá trị sử dụng nữa.

Những bình chữa cháy xách tay được bố trí tại cầu thang, hành lang, là những nơi có nhiều người qua lại, dễ nhìn thấy và thuận tiện sử dụng, vị trí lắp đặt cách mặt sàn 01m

· Tầng để xe, có nguy cơ cháy cao nên được đặt 06 hộp đựng bình (Mỗi hộp có 02 bình) và hành lang các tầng nhà, khu tầng để xe:
· Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động bằng nước tại hầm để xe.
· Các lối thoát nạn ra cầu thang bộ: lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và biển báo chỉ dẫn.

· Từ tầng 1 đến tầng 16 mỗi tầng được đặt 02 hộp.

 (Vị trí lắp đặt và số lượng được thể hiện chi tiết trong các bản vẽ kỹ thuật)          

· Xe đẩy chữa cháy MT35  là loại bình chứa khí CO2 có dung tích lớn được đặt tại nhà để xe ở các tầng (nơi có nguy cơ dễ xảy ra cháy, đám cháy  chủ yếu là cháy xăng dầu).

· Bên ngoài nhà bố trí 02 họng nước chữa cháy có lưu lượng 5l/s/1họng. (Họng chờ ngoài nhà nối với hệ thống cấp nước chữa cháy bên trong công trình).

7.7.5  Kết luận

Hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy họng nước vách tường và phương tiện chữa cháy ban đầu được thiết kế đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy do nhà nước quy định .

Trong quá trình sử dụng phải huấn luyện cho cán bộ công nhân viên thao tác chính xác, kịp thời, thường xuyên kiểm tra định kỳ (Vận hành máy bơm điện, xăng, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động ...), việc tập huấn cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan về công tác  an toàn PCCC là rất cần thiết và được quan tâm đúng mức.  

7.7.6 Kinh phí đầu tư: Tổng kinh phí đầu tư       
350.000.000đ 

trong đó     Thiết bị          350.000.000đ   

7.8 Giải pháp chống sét

7.8.1
Các căn cứ để thiết kế và chọn thiết bị

+ TCN 68-174/1998 tiêu chuẩn chống sét của Tổng Cục Bưu Điện.

+ 20 TCN 46-84 tiêu chuẩn chống sét của Bộ Xây Dựng.

+ Quy mô xây dựng công trình: Toà nhà có chiều cao 62m, vùng bảo vệ chống sét 662m2, trong đó bán kính cần bảo vệ 15m.

7.8.2
Chọn thiết bị
Căn cứ các tiêu chuẩn chống sét hiện hành và quy mô công trình, chọn thiết bị chống sét loại đầu thu sét tia tiên đạo phát xung điện thế cao 

· Hệ thống chống sét bao gồm đầu chống sét, cáp thoát sét, hệ thống nối đất chống sét:

· Đầu thu sét dài 2m là một khối thép không gỉ được liên kết với bộ ghép nối bằng inốc dài 3m, lắp đặt tại vị trí cao nhất của toà nhà.

· Hệ thống cáp thoát sét: 02 đường cáp đồng thoát sét tại vị trí trục A-1 và A-4 đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng an toàn cho công trình, cáp thoát sét với diện tích cắt ngang là 70mm2. Cách 1.5m có một bộ kẹp định vị cáp thoát sét.   

· Hệ thống nối đất chống sét: Cọc nối đất bằng thép bọc đồng (16 dài 2.5m chôn cách nhau 3.0m và liên kết với nhau bằng băng đồng trần 25x3mm. Đầu trên của cọc được đóng sâu dưới mặt đất 1.0m và băng đồng trần được đặt trong các rãnh 0.5m sâu 1.10m. Việc liên kết giữa cọc đồng, băng đồng và cáp đồng thoát sét bằng bộ kẹp đặc chủng nối đất tuân theo tiêu chuẩn chống sét 20 TCN 46-84 hiện hành của Bộ Xây dựng.
· Điện trở nối đất chống sét (10( tuân theo tiêu chuẩn 20 TCN 46-84 của Bộ Xây dựng.

· Hoá chất GEM có tác dụng làm giảm điện trở suất đất, tăng độ liên kết phần kim loại với đất và ổn định đất theo mùa, hoá chất này được dải tại các điện cực tiếp đất và dọc theo băng đồng tiếp đất.

· Hộp kiểm tra tiếp địa chỗ nối đất dùng để theo dõi và kiểm tra định kỳ giá trị điện trở nối đất hàng tháng, hàng quý và hàng năm. 

· Nguyên lý hoạt động của thiết bị là chủ động dẫn sét, đầu thu sét phát ra sung điện cao để thu tia sét phóng xuống vùng cần bảo vệ, bán kính bảo vệ an toàn là 58m.

Như vậy toà nhà 21 tầng cao ~75m được trang bị lắp đặt 01 hệ thống chống sét là hợp lý, đảm bảo độ an toàn cao và tính thẩm mỹ công trình.

* Bố trí hệ thống chống sét:
(Xem sơ đồ kèm theo)

7.9
Thông tin liên lạc

· Thiết kế lắp đặt:

· Lắp đặt 150 số trong đó mỗi gia đình 01số.

·  Sử dụng loại cáp thông tin lõi đồng cho điện thoại và internet, hệ thống truyền hình cáp quang.

· Toàn bộ hệ thống dây được luồn trong ống nhựa cứng đi ngầm trong tường đến các vị trí có ổ cắm giắc. Phần máy sẽ do các gia đình tự đầu tư.

· Kinh phí đầu tư: 300.000.000đ.

7.10    Biện pháp quản lý bảo vệ môi trường trong quá trình thi công

Dự án xây dựng Toà nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở, nhà xuất bản CAND, Bộ Công An được xây dựng trong phạm vi thành phố. Trong quá trình thi công, nhà thầu phải đảm bảo nội quy và luật môi trường cũng như các công trình liền kề và cảnh quan khu vực, nội dung chủ yếu  như sau :

· Trong quá trình thi công, các  xe vận chuyển phải có bạt phủ kín thùng xe để tránh rơi vãi vật liệu trên đường. 

· Chất thải và phế liệu được thu gom hàng ngày, không để tồn đọng nhiều trong công trình. 

· Quá trình xây dựng phải đảm bảo hạn chế tiếng ồn, bụi  dưới mức cho phép.

· Nước thải phải qua hệ thống lọc để loại trừ rác rơi vào hệ thống cống chung của thành phố.

· Có biện pháp che chắn công trình trong suốt quá trình thi công để đảm bảo tránh bụi, vật rơi và mỹ quan chung của thành phố và khu vực.

· Phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý trật tự, an ninh và phòng chống dịch bệnh  trong quá trình xây dựng. Có nhà vệ sinh riêng cho cán bộ công nhân tham gia thi công.

· Đảm bảo hè, đường sạch sẽ. Có biện pháp vận chuyển hợp lý tránh giờ cao điểm và tránh ùn tắc giao thông.

· Không sử dụng thiết bị thi công có tiếng ồn lớn trong những giờ cao điểm, ca ba.

7.11   Biện pháp tổ chức thi công

· Chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm, tay nghề cao, trên nguyên tắc không ăn, ở tại công trình .

· Chuẩn bị tốt các công tác  hàng rào, bảo vệ, nguồn điện, nước, hệ thống thoát nước, máy móc thi công. Duy trì và tu bổ thường xuyên để các hệ thống này vận hành tốt trong suốt quá trình thi công.

· Bố trí mặt bằng thi công trên nguyên tắc  đảm bảo phục vụ thi công tốt, an toàn và vệ sinh môi trường. Mặt bằng thi công phải được duyệt trước khi tiến hành thi công. 

· Công tác phá dỡ chỉ đựơc tiến hành sau khi có biện pháp được duyệt, bố trí đầy đủ hệ giáo, bao che tránh bụi, vật liệu phá dỡ được đưa xuống mặt đất theo hệ thống ống dẫn tạm.

· Công tác vận chuyển được tiến hành chủ yếu vào  ban đêm, trên nguyên tắc tránh giờ cao điểm, không gây ùn tắc và không cho phép rơi vãi trên đường.

· Công tác chất lượng  được quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2000.

· Phần vỉa hè, hệ thống cấp điện, nước, thoát nước ngoài nhà nối với hệ thống chung của thành phố được thi công sau cùng.

· Tiến độ thi công phải được lập và duyệt trước khi khởi công. Các nhà thầu thi công được chọn phải tuân thủ theo tiến độ đã được duyệt.
7.12. Giải pháp chống mối: 

Thoả thuận với cơ quan chuyên ngành để triển khai công tác phòng chống mối từ giai đoạn thi công đào móng trong đó:

· Trong quá trình đào đất móng phải quan sát , nếu phát hiện  có mối thì xử lý triệt để.

· Trước khi lấy đất móng và san nền, phải rải thuốc theo qui định. 

7.13. Hệ thống kỹ thuật bảo vệ phục vụ bảo trì mặt ngoài toà nhà 

Hiện tại trên địa bàn Hà Nội đã có doanh nghiệp chuyên nhận thầu bảo trì mặt ngoài công trình như sơn tường, sửa chữa thay thế các bộ phận mặt ngoài công trình, rửa kính và tường ,… v. v. Các nhà thầu có thiết bị chuyên dụng và công nhân kỹ thuật được đào tạo chính quy, các thiết bị chuyên dụng chủ yếu là kết cấu treo. Do đó, mái toà nhà 18 tầng được thiết kế các trụ treo thiết bị bằng thép (25 loại không rỉ, khoảng cách 15m có 01 trụ, các thép trụ được hàn liên kết với thép chịu lực sàn mái.
7.14. Hệ thống thông gió: 

Chủ yếu dùng giải pháp thông gió tự nhiên, tầng hầm trang bị quạt hút đẩy thông gió, các khu vệ sinh có quạt hút gió thoát lên mái bằng đường ống. 
Chương VIII:  nguồn vốn - Tổng mức đầu tư

1. nguồn vốn và khả năng tài chính 

Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn kết thúc đầu tư công trình và khai thác sử dụng bao gồm: Vốn của Chủ đầu tư …% và vốn đặt hàng mua nhà …%

2. Tổng mức đầu tư
 Tổng chi phí đầu tư dự án " Toà nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở, Nhà xuất bản CAND, Bộ Công An" từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng là 108.883.415.800 đồng, trong đó  thành phần, chi phí và giá thành bình quân như sau: (Chi tiết tính toán xem bảng 1, bảng 2, bảng 3, bảng 4)







 (Đơn vị : đồng)

	Diễn giải chi phí
	Giá trị 

Trước thuế
	Giá trị 

Sau thuế
	chi phí 

Bình Quân

m2 sàn

	
	1
	2
	3
	4

	1 -
	Chi phí xây dựng
	235,872,000,000
	        259,460,120,000
	

	2 -
	Chi phí thiết bị
	4,530,000,000
	        4.984.000.000
	

	3 -
	Chi phí KTCB khác
	12,862,000,000
	        14,149,051,902 
	

	4 -
	Bồi thường thiệt hại & GPMB
	3.494.140.000
	3.494.140.000
	

	
	Cộng
	256.758.000.000
	282.087.000.000
	

	5 -
	Chi phí dự phòng (10%)
	25.675.800.000
	28.208.700.000
	

	
	Tổng cộng
	282.433.800.000
	310.115.000.000
	7.212.000


· Tổng suất đầu tư 1m2 = 7.212.000 đồng.

· Tổng kinh phí đầu tư chưa có thuế VAT là 282.433.800.000 đồng, bao gồm:

· Chi phí giải phóng mặt bằng : 3.494.140.000 ® x 1,1 = 3.843.554.000đ

(1,1 là phân bổ chi phí dự phòng cho từng hạng mục)

· Chi phí hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà : 2.806.100.000đ x 1,1 = 3.086.710.000đ.

· Chi phí xây dựng nhà 255.480.000.000 đồng.

· So sánh với một số dự án nhà cao tầng tại Hà Nội, tổng mức đầu tư và suất đầu tư xác định trên là hợp lý.
Chương IX:  Phân tích hiệu quả vốn đầu tư

1. Những căn cứ chung
· Căn cứ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, Nghị định số 07/2003/ NĐ-CP ngày 31/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52/1999/ NDD-CP ngày 7/8/1999.

· Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư.

· Thông tư số  45/2003/ TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

· Thông tư số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định thi hành luật thuế GTGT và luật sửa đổi bổ sung.

· Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ tài chính về trích khấu hao cơ bản Tài sản cố định.

· Các chế độ chính sách đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.
2. Tính giá thành chi phí cho từng đơn vị sản phẩm

2.1. Phương án phân bổ chi phí 

Căn cứ mục đích đầu tư của dự án là xây dựng nhà ở phục vụ đối tượng là cán bộ chiến sỹ NXB CAND thuộc Bộ Công An, do đó phương án phân bổ chi phí giá thành sản phẩm như sau:

Tầng hầm: không phân bổ chi phí.

Tầng trệt – tầng 5:   phân bổ chi phí theo diện tích sàn: 2.228m2.

Tầng 6 – 21 (khối nhà ở): phân bổ chi phí diện tích 289 căn hộ 32.266m2, trong đó:

(Diện tích sàn căn hộ gồm diện tích sử dụng  + diện tích tường sử dụng chung và riêng tính theo tim tường + diện tích ban công lô gia).

	Tầng
	Số 

căn hộ
	Diện tích sàn

(m2)
	DT sử dụng chung

(m2)
	Tổng DT căn hộ

(m2)

	Tầng hầm
	
	2228
	2228
	

	Tầng trệt
	
	2228
	2228
	

	T2-T18
	17x17=289
	17x2250=38.250
	17x352=5.984
	1898x17=32.266

	Cộng
	
	42.912
	10.646
	32.266


· Cơ cấu diện tích khối nhà ở:

	Loại hình căn hộ
	DT căn hộ (m2)
	Số lượng căn hộ
	Tổng DT 

(m2)
	Tỷ lệ %

	1. Loại nhà A
	103
	68
	7.004
	

	2. Loại nhà B              

                                      
	117


	68


	7.956
	

	3. Loại nhà C                                           
	123


	68


	8.364
	

	4. Loại nhà D
	117
	34
	3.978
	

	5. Loại nhà E
	92
	17
	1.564
	

	6. Loại nhà F
	100
	34
	3.400
	

	Cộng
	
	289
	32.266
	


2.2 Giá thành các đơn vị sản phẩm

· Tổng diện tích phân bổ: 32.266m2 + 2.228m2 kinh doanh = 34.494m2
· Giá thành bình quân cho 1m2 sàn căn hộ: 9.823.770 ®
5. Những căn cứ phân tích hiệu quả đầu tư

· Thời gian thích hợp để phân tích tài chính là 20 năm

· Thời gian khấu hao tài sản cố định:  15 năm.

· Thuế và nghĩa vụ nộp ngân sách: Thuế kinh doanh 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp 28%.

· Dự kiến giá bán nhà: giá bán 1m2 sàn của từng căn hộ theo diện tích và tầng được tính toán đảm bảo đủ chi phí, thuế và có lãi trong đó giá thành chi phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thuế kinh doanh 10% và lợi nhuận sau thuế cho Chủ đầu tư là 3%.

· Giá cho thuê khu kinh doanh từ tầng 1 đến tầng 5: giá cho thuê phù hợp mặt bằng giá khu vực đồng thời đảm bảo an toàn tài chính và kinh doanh có lãi, dự kiến 95.000đ/m2/tháng, trong đó chi phí sử dụng điện nước do đối tượng thuê phải thanh toán theo thực tế. 

240m2x5tÇngx 95.000đ/m2/th¸ng x 12 tháng = 1.368.000.000 đồng

· Kế hoạch cho thuê: 

· Năm thứ 1 đạt 65%:         1.368.000.000 ® x 65%  = 889.200.000 đồng

· Năm thứ 2 đạt 75%:         1.368.000.000 ® x 75%  = 1.026.000.000 đồng

· Năm thứ 3 đạt 80%:         1.368.000.000 ® x 80%  = 1.094.400.000 đồng

· Năm thứ 4 đạt 90%:         1.368.000.000 ® x 90%  = 1.231.200.000 đồng

· Năm thứ 5 đạt 95%:         1.368.000.000 00đ x 95%  =  1.299.600.000 đồng

· Từ năm thứ 6 đạt 100%:   1.368.000.000 ® x 100%= 1.368.000.000 đồng

· Các chi phí có liên quan:

· Chi phí quản lý: 5% doanh thu 

· Chi phí sửa chữa thường xuyên: 3,5% x Doanh thu

· Lãi vay ngân hàng: 1%/tháng

· Chi phí sửa chữa lớn: dự kiến tính từ năm thứ 5 trở đi trong đó mỗi năm là 7%.

6. phương án phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư


Căn cứ mục tiêu đầu tư, hình thức tổ chức quản lý kinh doanh đã nêu tại chương 5 và nguồn thu của dự án:

· Tầng hầm: mục tiêu đầu tư là phục vụ cho các hoạt động của toà nhà, nguồn thu chủ yếu là kinh doanh các dịch vụ và thu theo thời gian. Mục đích của phân tích hiệu quả đầu tư để xác định Ban quản lý có đủ kinh phí để hoạt động hay phải bù lỗ từ lợi nhuận của nguồn thu khác, do đó phần đánh giá tổng hợp chung của dự án sẽ không đề cập đến.

· Từ tầng trệt đến tầng 5: Mục tiêu đầu tư là kinh doanh phục vụ, nguồn thu theo thời gian, mục đích phân tích hiệu quả đầu tư để xác định thời điểm có lợi nhuận và thời gian thu hồi vốn đầu tư, khả năng trả nợ.

· Khối nhà ở từ tầng 6 đến tầng 21: Mục tiêu đầu tư để bán nhà cho các gia đình cán bộ chiến sỹ NXB CAND, doanh thu một lần và thu ngay sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư, mục đích của phân tích hiệu quả đầu tư để xác định thời điểm có lợi nhuận và thời gian thu hồi vốn, khả năng trả nợ.

· Kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, GPMB  được giải quyết và thực hiện theo quyết định số 15/ 2003/QĐ - UB của UBND Thành phố ban hành ngày 17/1/2003 .

Do vậy, phương án phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư gồm có 2 phần:

Phần 1: phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư từ tầng trệt đến tầng 5.

Phần 2:  phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư 289 căn hộ.

7. Phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư 
5.1 Phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư thành phần.

Tại các khu chung cư​ cao tầng Hà Nội, kinh doanh dịch vụ bao gồm trông giữ xe ngày đêm, thu gom rác thải, vệ sinh công cộng, bảo vệ an ninh  trật tự, bơm nư​ớc sinh hoạt hàng ngày,…v.v., như​ng hiện nay Thành phố ch​ưa có qui định cụ thể mức thu phí. Qua khảo sát một số chung cư​ cao tầng tại Hà Nội , mô hình Ban  quản lý nhà ở cao tầng tại dự án Linh Đàm đã đ​ược ngư​ời dân chấp thuận, do đó trong phạm vi dự án này sẽ tham khảo cách tính và mức thu phí của Ban quản lý chung cư​ cao tầng dự án Linh Đàm để xác định.

· Tổng doanh thu năm là 902.640.000đ trong đó:

+ Nguồn thu các căn hộ khối nhà ở (tính bình quân gia đình 05 ngư​ời có 02 xe:

	* Trông xe qua đêm 
	:  2xe x 50.000đ /xe x 289 căn hộ
	=28.900.000 ®/th¸ng

	* Quỹ an ninh trật tự thu gom rác, vệ sinh 
	:  100.000 đ/căn hộ x 289 căn hộ 
	=28.900.000 ®/th¸ng

	
	                            Cộng :

57.800.000 ® x12th¸ng
	= 57.800.000đ

= 693.600.000đ


+ Nguồn thu trông giữ xe của khách đến khối nhà ở (dự tính khoảng 70 xe ngày đêm):

	70xe x 1000đ/xe x 26ngày x 12tháng
	= 21.840.000đ


+ Khu kinh doanh 1560m2 tầng 1:                

                                    1560m2 x5tÇngx2.000đ/m2/th¸ngx12 tháng = 187.200.000đ

· Tổng chi phí hàng năm là: 303.120.000đ, trong đó:

+ Chi phí tiền l​ương và bảo hiểm: 

	16CBCNV x 1.500.000đ/ng­​êi/th¸ng x 12 tháng
	= 288.000.000đ


+ Các chi phí hành chính và chi phí khác:

	12tháng x 1.260.000đ/th¸ng
	= 15.120.000đ


Việc tính toán hiệu quả kinh tế với mục đích xác định Ban quản lý có nguồn thu tài chính ổn định lâu dài, để hoạt động nhằm quản lý và đảm bảo cho toà nhà hoạt động bình th​ường, số tiền còn lại được bổ sung vào quỹ Ban quản lý. Căn cứ vào kết quả tính toán trên Ban quản lý có đủ kinh phí để duy trì hoạt động, 

5.2.2 Khối kinh doanh siêu thị thương mại và văn phòng  cho thuê 
Tổng chi phí đầu tư (trước thuế) … đồng 

Theo kết quả tính toán từ năm thứ 11 kinh doanh có lãi và trả hết nợ năm thứ 19.

5.2.3 Khối nhà ở: 

Doanh thu từ kinh doanh nhà. Nguồn thu bán 289 căn hộ 

	Tổng doanh thu
	
	
	316.973.786.243

	Thuế VAT
	
	
	28.815.858.160

	Doanh thu thuần bán các căn hộ
	
	288.157.928.083

	Chi phí đầu tư không kể thuế VAT
	269.306.547.820

	Lợi nhuận bán các căn hộ
	
	18.851.380.263

	Thuế TNDN 28%
	
	
	5.278.386.474

	Lợi nhuận sau thuế
	
	13.572.993.789


5.3  Phân tích đánh giá tổng hợp hiệu quả đầu tư dự án

· Phương án tài chính được xác lập đúng với qui định của Bộ Tài Chính.

· Ban quản lý nhà có đảm bảo kinh phí hoạt động.

· Giá bán căn hộ dự kiến trong kinh doanh là phù hợp so với mặt bằng giá hiện nay do chi phí xây dựng biến động .

· Hiệu quả đầu tư khối nhà ở ; Chủ đầu tư có lợi nhuận 13.572.993.789  ®.

· Tầng trệt ; Từ năm thứ 11 có lãi và từ năm thứ 19 trở đi có lợi nhuận hàng năm là … ®. Thời gian thu hồi vốn đầu tư và trả các khoản nợ tầng trệt là 18 năm 
· Tăng nguồn thu cho ngân sách các khoản nộp thuế trong đó khối nhà ở thuế VAT là 28.815.858.160đ và thuế TNDN  5.278.386.474đ 

· Đối với doanh nghiệp: tích luỹ cho đơn vị  13.572.993.789 đồng 
· Đóng góp cho quỹ nhà ở thành phố 289 căn hộ 

* Hiệu quả xã hội: 

· Góp phần tăng quỹ nhà ở cho xã hội: 32.266 m2
· Tạo việc làm cho người lao động.

· Tạo cảnh quan kiến trúc và môi trường đô thị .

· Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Phùng Khoang.

chương X: Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án
· Kế hoạch tiến độ thực hiện dự án đầu tư thể hiện tại bảng 6 trong đó:
10.1  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư : 

Hoàn thành tháng … -200…

· Khảo sát đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình, khoan KSĐC, lập báo cáo nghiên cứu khả thi .

· Thẩm định và phê duyệt.

10.2    Giai đoạn thực hiện đầu tư :
 Hoàn thành tháng …-200…
· Thiết kế và lập tổng dự toán.


· Giải phóng mặt bằng .

· Thẩm định và phê duyệt thiết kế + dự toán:


· Thi công xây lắp. 


10.3   Giai đoạn kết thúc đưa công trình vào khai thác sử dụng: 
Hoàn thành  …/200… 

· Nghiệm thu bàn giao .
· Lập hồ sơ hoàn công .
· Quyết toán công trình . 
Chương XI: hình thức quản lý thực hiện dự án
11.1   Hình thức quản lý thực hiện dự án 

Căn cứ quy định tại Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 về việc ban hành quy chế quản lý  đầu tư  và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Hình thức thực hiện là Chủ dầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, giúp việc cho Chủ đầu tư là ban quản lý dự án do Chủ đầu tư tuyển chọn

11.2   Các đơn vị tham gia thực hiện dự án
· Lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần Xây dựng & thương mại Bắc Hà.

· Thiết kế kỹ thuật thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư, Thiết kế & Xây dựng Sông Đà.

· Các công việc còn lại thực hiện  theo qui định hiện hành của cấp có thẩm quyền quyết định ban hành tại thời điểm thực hiện .
Chương XIi: Xác định chủ đầu tư
Căn cứ Công văn số 58061/UBND-XDĐT ngày 13/12/2006 của UBND thành phố Hà Nội : Nhà Xuất bản Công an nhân dân, Bộ Công An phối hợp với Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Bắc Hà làm Chủ đầu tư.

Chương XIIi: Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến dự án
13.1   Trách nhiệm của chủ đầu tư

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư được quy định như sau:

· Thực hiện đầy đủ các quy dịnh hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

· Tuyển chọn tổ chức tư vấn, cung ứng vật tư thiết bị xây lắp có tư cách pháp nhân và đủ chức năng phù hợp để đảm nhận các công việc chuẩn bị đầu tư thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cung ứng vật tư thiết bị, xây lắp và giám sát chất lượng công trình.

· Kiểm tra chất lượng các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt đúng theo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt.

· Được quyền yêu cầu các tổ chức tư vấn, cung ứng, tổ chức nhận thầu xây lắp giải trình về chất lượng vật liệu, thiết bị và công việc do các tổ chức này thực hiện. Đối với những công việc không đạt chất lượng theo quy định của thiết kế và tiêu chuản kỹ thuật xây dựng thì chủ đầu tư có quyền yêu cầu thực hiện sửa chữa hoặc từ chối nghiệm thu.

13.2   Trách nhiệm của tổ chức tư vấn và xây dựng

Tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư và xây dựng, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ khảo sát, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, những nội dung tư vấn khác; chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng.

13.3   Trách nhiệm của nhà thầu

Chỉ được phép nhận thầu thi công công trình khi có đủ thủ tục đầu tư và xây dựng, phù hợp với năng lực của mình; thi công đúng thiết kế được duyệt; áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của chủ đầu tư, tổ chức thiết kế và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý công trình xây dựng.

Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công xây lắp công trình kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây lắp.


Vật liệu, cấu kiện xây dựng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho chủ đầu tư để kiểm soát trước khi sử dụng theo quy định.


Tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.

Chương XIV: Kết luận và kiến nghị
14.1  Kết luận
· Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp văn phòng nhà ở, nhà xuất bản CAND, Bộ Công An,Thanh Xuân, Hà Nội là cần thiết, phù hợp với quy hoạch và chủ trương phát triển kinh tế xã hội theo cơ chế kinh tế thị trường hiện nay.

· Công trình xây dựng có thẩm mỹ cao, hình khối kiến trúc đẹp hài hoà với quần thể kiến trúc khu vực, là tác phẩm kiến trúc tô điểm thêm cho cảnh quan đô thị.

· Quy hoạch tổng mặt bằng hợp lý, dây chuyền công năng sử dụng đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư và đặc thù của ngành nghề kinh doanh.

· Lựa chọn giải pháp xử lý nền móng và hệ kết cấu chịu lực chính đảm bảo công trình vững chắc và bền vững lâu dài.

· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với thoả thuận Kiến trúc Quy hoạch của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội.

· Dự án được lập có tính khả thi và đủ yếu tố để xem xét quyết định đầu tư.

14.2  Kiến nghị
· Kính đề nghị Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội xem xét và phê duyệt sớm để dự án đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện các bước công việc tiếp theo.
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